Tuần: 19

Tự nhiên và xã hội

Tiết 37: vệ sinh môi trường (Tiếp theo)
I. Mục tiêu:

    Sau bài học, HS có khả năng:

- Nêu tác hại của việc người và gia súc phóng uế bừa bãi.
- Thực hiện đại tiểu tiện đúng nơi qui định.

- Giáo dục học sinh biết sử lí phân hợp vệ sinh là phòng chống ô nhiễm môi trường không khí, đất và nước cũng góp phần tiết kiệm năng lượng nước.
*Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường .
II. Các KNS cơ bản ®​ược giáo dục trong bài:

- Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí thông tin để biết tác hại của phân và nước tiểu ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

- Kĩ năng tư duy phê phán: có tư duy phân tích , phê phán các hành vi, việc làm không đúng làm ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường.

- Kĩ năng làm chủ bản thân : đảm nhận trách nhiệm, cam kết thực hiện các hành vi đúng, phê phán và lên án các hành vi không đúng nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Kĩ năng ra quyết định: nên và không nên làm gì để bảo vệ môi trường.

- Kĩ năng hợp tác: hợp tác với mọi người xung quanh để bảo vệ môi trường.
III. Các ph​ương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
- Thảo luận nhóm.

- Tranh luận.

- Điều tra.

IV. Đồ dùng dạy học:

- Các hình trong SGK trang 70, 71. Phấn màu,  
V. Các hoạt động dạy- học:

	A/ kiểm tra bài cũ: (4')

- Những sinh vật nào thường sống ở nơi có rác?

- Chúng có hại gì đối với sức khoẻ con người?
- Tại sao chúng ta không nên vứt rác ở nơi công cộng?

GV đánh giá.

 b/ Bài mới: (35')
 1/ Giới thiệu bài:   (1’)

                        Vệ sinh môi trường (tiếp theo)
 2/ Các hoạt động tìm hiểu bài: (34’)
 Hoạt động 1: Quan sát tranh.

* Mục tiêu: Nêu tác hại của việc người và  gia súc phóng uế bừa bãi đối với môi trường và sức khoẻ con người.

*KNS: 

+ Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí thông tin để biết tác hại của phân và nước tiểu ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

+ Kĩ năng tư duy phê phán: có tư duy phân tích , phê phán các hành vi, việc làm không đúng làm ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường.
* Cách tiến hành:
 Bước 1: Quan sát cá nhân.
- HS quan sát các hình trang 70 SGK.

 Bước 2: HS nêu kết quả quan sát.

Bước 3: Thảo luận nhóm.
- Nêu tác hại của việc người và gia súc phóng uế bừa bãi. Hãy cho một số dẫn chứng cụ thể em đã quan sát thấy ở địa phương (đường làng, ngõ xóm, 
bến xe, bến tàu .).

 - Cần phải làm gì để tránh những hiện tượng trên?
 *Kết luận: Phân và nước tiểu là chất cặn bã của quá trình tiêu hoá và bài tiết. Chúng có mùi hôi thối và chứa nhiều mầm bệnh. Vì vậy, chúng ta phải đi đại tiện, tiểu tiện đúng nơi quy định; không để vật nuôi (chó, mèo, lợn, gà, trâu, bò,...)… phóng uế bừa bãi
 Hoạt động 2: Thảo luận nhóm.

* Mục tiêu: Biết được các loại nhà tiêu và cách sử dụng chúng hợp vệ sinh.
*KNS: 
- Kĩ năng làm chủ bản thân : đảm nhận trách nhiệm, cam kết thực hiện các hành vi đúng, phê phán và lên án các hành vi không đúng nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Kĩ năng ra quyết định: nên và không nên làm gì để bảo vệ môi trường.

- Kĩ năng hợp tác: hợp tác với mọi người xung quanh để bảo vệ môi trường.
* Cách tiến hành:
 Bước 1:  Quan sát theo nhóm hình 3, 4 trang 71 SGK và trả lời theo gợi ý: Nêu tên từng loại nhà tiêu có trong hình.
 Bước 2: Thảo luận nhóm.
- ở địa phương bạn thường sử dụng loại nhà tiêu nào?

- Bạn và những người trong gia đình cần làm gì để giữ cho nhà tiêu luôn sạch sẽ?

- Đối với vật nuôi thì cần làm gì để phân vật nuôi không làm ô nhiễm môi trường?

*Lưu ý: ở các vùng miền khác nhau có loại nhà tiêu khác nhau, cách sử dụng cũng khác nhau.Ví dụ:
- ở thành phố thường dùng nhà tiêu tự hoại thì phải có đủ nước dội thường xuyên để không có mùi hôi và phải sử dụng loại giấy vệ sinh dùng cho nhà tiêu tự hoại.

- ở  nông thôn thường dùng nhà tiêu hai ngăn và phải có tro bếp hoặc mùn cưa đổ lên trên sau khi đi đại tiện, giấy vệ sinh phải cho vào sọt rác.
 *Kết luận: Dùng nhà tiêu hợp vệ sinh. Xử lý phân người và động vật hợp lý sẽ góp phần phòng chống ô nhiễm môi trường không khí, đất và nước.
 C/Củng cố - dặn dò: (1')
- Nhận xét tiết học.


	*Kiểm tra, đánh giá
- 2HS trả lời. (Linh,Yến)

- HS nhận xét, bổ sung, 

*Trực tiếp.

- GV giới thiệu, ghi tên bài.

* Quan sát, thảo luận nhóm, điều tra, tranh luận.

- GV nêu yêu cầu, HS quan sát.

- HS nêu nhận xét những gì quan sát thấy trong  các hình.

- GV nêu yêu cầu thảo luận nhóm.

 - HS thảo luận nhóm.

- Các nhóm cử đại diện trình bày kết quả thảo luận, GV nhận xét và kết luận.
- HS nhắc lại kết luận.

- GV nêu yêu cầu, HS quan sát.

- HS nêu kết quả quan sát.

- GV nêu yêu cầu thảo luận nhóm.

- HS thảo luận nhóm.

- Các nhóm cử đại diện trình bày kết quả thảo luận, 
- GV nhận xét và kết luận.
- GV nêu thêm lưu ý.

- HS nhắc lại kết luận.

- GV nhận xét, dặn dò.


                          --------------------------------------

Tự nhiên và xã hội

Tiết 38: vệ sinh môi trường (Tiếp theo)
I. Mục tiêu:

 Sau bài học, HS có khả năng:

- Nêu được tầm quan trọng của việc xử lý nước thải hợp vệ sinh đối với đời sống con người và động vật, thực vật.

 - Giáo dục học sinh biết sử lí nước thải hợp vệ sinh chính là bảo vệ nguồn nước sạch, góp phần tiết kiệm nguồn nước.
II. Các KNS cơ bản đƯƠc giáo dục trong bài:

- Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí thông tin để biết tác hại của nước bẩn, nước ô nhiễm ảnh hưởng tới sinh vật và sức khoẻ con người.

- Kĩ năng tư duy phê phán: có tư duy phân tích , phê phán các hành vi, việc làm không đúng làm ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường.

- Kĩ năng làm chủ bản thân : đảm nhận trách nhiệm, cam kết thực hiện các hành vi đúng, phê phán và lên án các hành vi không đúng nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Kĩ năng ra quyết định: nên và không nên làm gì để bảo vệ môi trường.

- Kĩ năng hợp tác: hợp tác với mọi người xung quanh để bảo vệ môi trường.
III. Các PHƯƠNG pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
- Thảo luận nhóm.

- Tranh luận.

- Điều tra.

IV. Đồ dùng dạy học:
- Các hình trong SGK trang 72, 73. Phấn màu
V. Các hoạt động dạy- học:

	A/ kiểm tra bài cũ:  (4')
- Nêu tác hại của việc người và gia súc phóng uế bừa bãi.

- Bạn phải làm gì để giữ cho nhà tiêu luôn sạch sẽ?

-GV đánh giá
 b/ Bài mới: (35')
 1/ Giới thiệu bài:   (1’)
                           Vệ sinh môi trường (tiếp theo)

 2/ Các hoạt động tìm hiểu bài: (34')

 Hoạt động 1: Quan sát tranh.

* Mục tiêu: Biết được những hành vi đúng và hành vi sai trong việc thải nước bẩn ra môi trường sống.

*KNS: 

- Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí thông tin để biết tác hại của nước bẩn, nước ô nhiễm ảnh hưởng tới sinh vật và sức khoẻ con người.

- Kĩ năng tư duy phê phán: có tư duy phân tích , phê phán các hành vi, việc làm không đúng làm ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường.
* Cách tiến hành:
Bước 1: Quan sát hình 1, 2 trang 72 SGK theo nhóm và trả lời theo gợi ý. 
-Hãy nói và nhận xét những gì bạn nhìn thấy trong hình. Theo bạn, hành vi nào đúng, hành vi nào sai? Hiện tượng trên có xảy ra ở nơi bạn sinh sống không?
 Bước 2: Thảo luận nhóm các câu hỏi trong SGK.
- Trong nước thải có gì gây hại cho sức khoẻ của con người?

- Theo bạn, các loại nước thải của gia đình, bệnh viện, nhà máy cần cho chảy ra đâu?
 Bước 3: Một số nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung. GV phân tích cho HS hiểu trong nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất bẩn, vi khuẩn gây bệnh cho con người đặc biệt là nước thải từ các bệnh viên. Nước thải từ các nhà máy có thể gây nhiễm độc cho con người, làm chết cây cối và sinh vật sống trong nước.
 *Kết luận: Trong nước thải có chứa nhiều chất bẩn, độc hại, các vi khuẩn gây bệnh. Nếu để nước thải chưa xử lý thường xuyên chảy vào ao, hồ, sông, ngòi sẽ làm nguồn nước bị  ô nhiễm, làm chết cây cối và các sinh vật sống trong nước.
 Hoạt động 2: Thảo luận về cách xử lý nước thải hợp vệ sinh.

* Mục tiêu: Giải thích được tại sao cần phải xử lý nước thải.
*KNS:

- Kĩ năng làm chủ bản thân : đảm nhận trách nhiệm, cam kết thực hiện các hành vi đúng, phê phán và lên án các hành vi không đúng nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Kĩ năng ra quyết định: nên và không nên làm gì để bảo vệ môi trường.

- Kĩ năng hợp tác: hợp tác với mọi người xung quanh để bảo vệ môi trường.
* Cách tiến hành:
 Bước 1: Từng cá nhân hãy cho biết  ở gia đình hoặc ở địa phương em thì nước thải  được chảy vào đâu? Theo em cách xử lí như vậy hợp lý chưa? Nên xử lí như thế nào thì hợp vệ sinh, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh?
 Bước 2: Quan sát hình 3,4 trang 73 SGK theo nhóm và trả lời câu hỏi:

- Theo bạn, hệ thống cống nào hợp vệ sinh? Tại sao?

- Theo bạn, nước thải có cần được xử lí không?
*Kết luận: Việc xử lí các loại nước thải, nhất là nước thải công nghiệp trước khi đổ vào hệ thống thoát nước chung là cần thiết.
 C/Củng cố - dặn dò: (1’)
- GV nhận xét, dặn dò.


	*Kiểm tra, đánh giá
- 2HS trả lời. (Anh, Hanh).

- HS nhận xét, bổ sung.

*Trực tiếp.

- GV giới thiệu, ghi tên bài.

*Quan sát, thảo luận nhóm, tranh luận, điều tra.

- GV nêu yêu cầu, HS quan sát.

- HS nêu kết quả quan sát.
- GV nêu yêu cầu thảo luận nhóm.

 - HS thảo luận nhóm.

- Các nhóm cử đại diện trình bày kết quả thảo luận, GV nhận xét và kết luận.
- HS nhắc lại kết luận.

*Thảo luận, vấn đáp

- Vấn đáp.

- GV nêu yêu cầu thảo luận nhóm.

- HS thảo luận nhóm.

- Các nhóm cử đại diện trình bày kết quả thảo luận, GV nhận xét và kết luận.
- HS luyện tập.

-HS nhắc lại kết luận.


                       ------------------------------------------------------
Tuần 20:  

Tự nhiên và xã hội
Tiết 39: Ôn tập: Xã hội

I. Mục tiêu:

- Kể tên một số kiến thức đã học về xã hội.

- Biết kể với bạn về gia đình nhiều thế hệ, trường học và cuộc sống xung quanh (phạm vi tỉnh).

- Yêu quý gia đình, trường học và tỉnh (thành phố) của mình.

- Cần có ý thức bảo vệ môi trường nơi công cộng và cộng đồng nơi sinh sống.
II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh ảnh do GV sưu tầm hoặc do HS vẽ về chủ đề xã hội.
 III. Các hoạt động dạy học:

	 * ổn định tổ chức: (1’)
A/ kiểm tra bài cũ: 

· Là HS, em đã làm những việc gì để giữ gìn vệ sinh môi trường?
· GV nx.
 a/ Bài mới(30')
 1/ Giới thiệu bài:   Như mục I
 2/ Các hoạt động tìm hiểu bài:
 Phương án 1: Sưu tầm những thông tin (mẩu chuyện, bài báo, tranh, ảnh hoặc hỏi bố, mẹ, ông bà) về một trong những điều kiện ăn, ở, vệ sinh của gia đình, trường học, cộng đồng trước kia và hiện nay.

Bước 1: HS trình bày tranh ảnh trên tờ giấy Ao và có ghi chú thích nội dung tranh. GV phân công mỗi nhóm sưu tầm và trình bày về một nội dung: hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục.
Bước 2: Thảo luận, mô tả nội dung và ý nghĩa bức tranh quê hương.
 Phương án 2: Chơi trò chơi Chuyển hộp.

- GV có thể soạn một hệ thống câu hỏi liên quan đến nội dung chủ đề xã hội. Mỗi câu hỏi được viết vào một tờ giấy nhỏ gấp tư và để trong một hộp giấy nhỏ.

- HS vừa hát vừa chuyền tay nhau hộp giấy nói trên. Khi bài hát dừng lại, hộp giấy ở trong tay người nào thì người đó phải nhặt một câu hỏi bất kì trong hộp để trả lời.  Câu hỏi đã được trả lời sẽ bỏ ra ngoài. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hết câu hỏi.
C/Củng cố -  dặn dò:(5')
- Nhận xét tiết học.
	*Kiểm tra, đánh giá
-Hiền, Hòa.
*Trực tiếp.

* Thảo luận
-Các nhóm thảo luận, mô tả nội dung và ý nghĩa bức tranh quê hương.

- Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung và đặt câu hỏi để nhóm trình bày trả lời.

- GV khen ngợi những cá nhân, những nhóm có sản phẩm đẹp, có ý nghĩa.
* Trò chơi

- GV nêu yêu cầu chơi.

- HS tham gia chơi tập thể.

- Tổng kết trò chơi.



                                -------------------------------------------------------------------
                                                    Tự nhiên và xã hội
	                                 Tiết 40: Thực vật

	I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS có khả năng:

- Biết được cây đều có rễ, thân, lá, hoa, quả.
- Nhận ra sự đa dạng của thực vật trong tự nhiên.

-Quan sát hình vẽ, hoặc vật thật và chỉ được thân, rễ, lá, hoa, quả của một số cây.
II Các KNS cơ bản được gd trong bài

 -kn tìm kiếm và xử lí thông tin:Phân tích ,so sánh tìm đặc điểm giống và khác nhau của các loài cây

 -KN hợp tác :làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ

III Các phương pháp/ KTDH tích cực có thể sử dung 

 -Thực địa 

 -Quan sát

 -Thảo luận nhóm

	IV Đồ dùng dạy học:

- Các hình trong SGK trang 76, 77.

- Các cây có ở sân trường, vườn trường.

- Giấy khổ A4, bút màu đủ dùng cho mỗi HS.

- Giấy khổ to, hồ dán.

	V. Các hoạt động dạy học:



	A/KT BÀI CŨ (5'):
	

	B/ Bài mới(30'):
	

	1/ Giới thiệu bài:   như mục I

	*Trực tiếp.

- GV giới thiệu, ghi tên bài.

	2/ Các hoạt động tìm hiểu bài:
	

	Hoạt động 1: Quan sát theo nhóm ngoài thiên nhiên.

* Mục tiêu: 

- Nêu được những điểm giống và khác nhau của cây cối xung quanh.

- Nhận ra sự đa dạng của thực vật trong tự nhiên.
* Cách tiến hành:
	* Quan sát, vấn đáp

	Bước 1: Tổ chức, hướng dẫn.

Bước 2: Làm việc theo nhóm ngoài thiên nhiên.

   Nhóm trưởng điều khiển các bạn cùng làm việc theo trình tự:

- Chỉ vào từng câu và nói tên các cây có ở khu vực nhóm được phân công.

- Chỉ và nói tên từng bộ phận của mỗi cây.

- Nêu những điểm giống nhau và khác nhau về hình dáng và kích thước của những cây đó.
Bước 3: Làm việc cả lớp.

- GV giúp HS nhận ra sự đa dạng và phong phú của thực vật ở xung quanh và đi đến kết luận như trang 77 SGK.
*Kết luận: Xung quanh ta có rất nhiều cây. Chúng có kích thước và hình dạng khác nhau. Mỗi cây thường có rễ, thân, lá, hoa và quả.

- Hình 1: Cây khế.

- Hình 2: Cây vạn tuế (trồng trong chậu đặt trên bờ tường), cây trắc bách diệp  (cây cao nhất ở giữa hình).
- Hình 3: Cây kơ - nia (cây có thân to nhất), cây cau (cây có thân thẳng và nhỏ ở phía sau cây kơ - nia).

- Hình 4: Cây lúa ở ruộng bậc thang, cây tre.
- Hình 5: Cây hoa hồng.

- Hình 6: Cây súng.
	- GV chia nhóm, phân khu vực quan sát cho từng nhóm, hướng dẫn HS cách quan sát cây cối ở khu vực các em được phân công.

- GV giao nhiệm vụ và gọi một vài HS nhắc lại nhiệm vụ quan sát trước khi cho các nhóm ra quan sát cây cối ở sân trường và xung quanh trường.

- Nhóm trưởng điều khiển hoạt động nhóm.

- Hết thời gian quan sát theo nhóm, GV yêu cầu cả lớp tập hợp lần lượt đi đến khu vực của từng nhóm để nghe đại diện các nhóm báo cáo kết quả làm việc của nhóm mình.

- GV kết luận, giới thiệu tên của một số cây trong SGK trang 76, 77.


	Hoạt động 2: Làm việc cá nhân.

* Mục tiêu: Biết vẽ và tô màu một số cây.
* Cách tiến hành:
	*Thực hành

	Bước 1:  HS lấy giấy và bút chì hay bút màu ra để vẽ một hoặc vài cây mà các em quan sát được. Các em có thể vẽ phác ở ngoài sân rồi vào lớp hoàn thiện tiếp hoặc các em có thể vào lớp vẽ theo trí nhớ của mình về một số cây đã quan sát được.
- Lưu ý dặn HS: Tô màu, ghi chú tên cây và các bộ phận của cây trên hình vẽ.
	- GV nêu yêu cầu thực hành.

- HS thực hành.

- GV nêu lưu ý.

	Bước 2: Trưng bày tranh
GV yêu cầu hs giới thiệu bức tranh của mình
	- Từng cá nhân có thể dán bài của mình trước lớp hoặc GV phát cho mỗi nhóm một tờ giấy khổ to, nhóm trưởng tập hợp các bức tranh của các bạn trong nhóm dán vào đó và trưng bày trước lớp.

.- GV và HS cùng nhận xét, đánh giá các bức tranh vẽ của lớp.

	C/Củng cố - dặn dò:

- Nhận xét tiết học.
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TUẦN 21

Tự nhiên và xã hội

Tiết 41.  thân cây

I. MỤC TIÊU:

- Phân biệt được các loại thân cây theo cách mọc( thân  đứng, thân leo, thân bò) theo cấu tạo( thân gỗ, thân thảo).

II. CÁC KNS CƠ BẢN:

-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát và so sánh đặc điểm một số loại thân cây

-Tìm kiếm, phân tích, tổng hợp thông tin để biết giá trị của thân cây với đời sống của cây, đời sống động vật và con người.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC:

-Thảo luận, làm việc nhóm.

-Trò chơi.

IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 -Các hình trong SGK/78;79.

 -Vở BT TNXH.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

A/Kiểm tra bài cũ(5’): Thực vật.

- 2 HS ( Hanh, Hiền ) trả lời.

- Nêu những điểm giống nhau và khác nhau của cây ( giống: thường có thân, rễ, là, hoa, quả; khác: về hình dạng và kích thước ).

- Kể tên các bộ phận thường có của một cây.

- Nhận xét, đánh giá.

B/Bài mới(30’):

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của HS

	* Hoạt động 1.  Làm việc với SGK.

Mục tiêu: Nhận dạng và kể được tên một số cây có thân mọc đứng, leo, bò, gỗ, thảo …

Cách tiến hành:

- Bước 1. Làm việc theo cặp.

+ Chỉ và nói tên các cây có thân mọc đứng, leo, bò.

+ Cây nào có thân gỗ (cứng)? Cây nào có thân thảo (mềm)?

+ Giáo viên đi đến các nhóm giúp đỡ. Nếu học sinh không nhận ra các cây, giáo viên chỉ dẫn thêm.

- Bước 2. Làm việc cả lớp.

+ Gọi 1 vài HS lên trước lớp trình bày kết quả làm việc theo cặp.

+ Lớp và giáo viên bổ sung, sửa chữa đí đến kết luận. “Cây su hào có gì đặc biệt?”

+ GV kết luận: 

- Các cây thường có thân mọc đứng, một số cây có thân leo, thân bò.

- Có loại cây thân gỗ, có loại cây thân thảo.

- Cây su hào có thân phình to thành củ.

* Hoạt động 2: Chơi trò chơi BINGO.

Mục tiêu: Phân loại một số cây theo cách mọc của thân (đứng, leo, bò ) và theo cấu tạo của thân (gỗ, thảo).
Cách tiến hành:

- Bước 1. Tổ chức và hướng dẫn cách chơi.

+ Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm.

+ Gắn lên bảng 2 bảng câm theo mẫu SGV/100.

+ Giáo viên nhận xét nhóm nào gắn các phiếu xong trước và đúng là thắng cuộc.

- Bước 2. Chơi trò chơi.

+ Giáo viên và học sinh làm trọng tài.

- Bước 3. Đánh giá.

+ Sau khi các nhóm đã gắn xong các tấm phiếu viết tên cây vào các cột tương ứng.

+ Giáo viên lưu ý học sinh: Cây hồ tiêu khi non là thân thảo, khi già thân hoá gỗ.
	+ Học sinh làm việc theo

 nhóm. SGK/78;79.

+ 2 học sinh cùng quan 

sát hình SGK/78;79. Trả lời câu hỏi.

+ Thân mọc đứng: hình 1.

+ Thân leo: hình 3.

+ Thân bò: hình 2.

+ Thân gỗ cứng: hình 7.

+ Thân thảo mềm :hình 4 và hình 5.

+ Thân phình to thành củ : su hào là thân đặc biệt.

+ Thư ký viết các phần thảo luận của nhóm, đại diện nhóm trình bày kết quả.

+ Mỗi học sinh chỉ nói đặc điểm về cách mọc và cấu tạo thân của 1 cây.

Hình 

           Tên cây     Cách mọc    Cấu tạo

                       

   1    Nhãn               đứng           cứng

    2     bí đỏ               bò              mềm

   3    dưa chuột          leo             mềm

   4    rau muống         bò               mềm

   5      cây lúa            đứng            mềm

   6       su hào             đứng           mềm

   7    cây lấy gỗ         đứng            cứng


+ Mỗi nhóm nắm 1 bộ phiếu rời.

+ Học sinh viết tên 1 cây.

+ Cả 2 nhóm xếp hàng trước bảng câm của nhóm mình, lần lượt từng người bước lên gắn tấm phiếu ghi tên cây vào cột phù hợp theo kiểu trò chơi tiếp sức.

+ Học sinh chuẩn bị tư thế chơi 1cách sẵn sàng.

+ Cả lớp cùng chữa bài trong vở BT/56.

	C. Củng cố & dặn dò(2’):
+ Chốt nội dung bài học. Vài học sinh đọc lại mục “bạn cần biết” SGK/79. Liên hệ thực tế.

+ Nhận xét tiết học. Dặn dò ghi nhớ bài học.

+ Chuẩn bị bài: Thân cây (tiếp theo).


                                      -----------------------------------------------------

Tự nhiên và xã hội

Tiết 42  thân cây (Tiếp theo )
I.MỤC TIÊU:

    Nêu được chức năng của thân đối với đời sống của thực vật và ích lợi của thân cây đối với đời sống của con người.

GDKNS: -Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát và so sánh đặc điểm một số loại thân cây

                 -Tìm kiếm, phân tích, tổng hợp thông tin để biết giá trị của thân cây với đời sống của cây, đời sống động vật và con người.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

   Các hình trong SGK/80;81.

   Dặn học sinh làm bài tập thực hành theo yêu cầu trong SGK/80 trước khi đến tiết học này.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Khởi động (ổn định tổ chức).

2. Kiểm tra bài cũ: Thân cây.

- Kể tên một số cây thân mọc đứng, thân b ò, thân leo.

- Kể tên một số thân lấy gỗ (cứng). Thân mềm.

- Nhận xét.

3. Bài mới:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Hoạt động 1. Thảo luận cả lớp.

Mục tiêu: Nêu được chức năng của thân cây trong đời sống của cây.

Cách tiến hành:

- Giáo viên kiểm tra hỏi cả lớp. Học sinh nào đã thực hành lời dặn của giáo viên trong tiết học trước.

+ Việc làm nào chứng tỏ trong thân cây có chứa nhựa?

+ Để biết tác dụng của nhựa cây và thân cây, các bạn ở hình 3 đã làm thí nghiệm gì?

- Giáo viên: Khi một ngọn cây bị ngắt, tuy chưa bị lìa khỏi thân nhưn g vẫn bị héo là do không nhận được đủ nhựa cây để duy trì cuộc sống. Điều đó chứng tỏ trong nhựa cây cũng chứa chất dinh dưỡng để nuôi cây. Một trong những chức năng quan trọng của thân cây là vận chuyển nhựa từ rễ lên lá và từ lá đi khắp các bộ phận của cây để nuôi cây.

* Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm.

Mục tiêu: Kể ra được những ích lợi của một số thân cây đối với đời sống của con người và động vật.
Cách tiến hành:

- Bước 1. Nêu yêu cầu.

Dựa vào những hiểu biết thực tế, học sinh:

+ Kể tên một số thân cây dùng làm thức ăn cho người hoặc động vật.

+ Kể tên một số thân cây cho gỗ để làm nhà, đóng tàu, thuyền, làm bàn ghế, giường tủ.

+ Kể tên một sớ thân cây cho nhựa để làm cao su, làm sơn.

- Bước 2. Làm việc cả lớp.

+ Giáo viên  và cả lớp nhận xét đi đến kết luận về ích lợi của thân cây. Thân cây được dùng làm thức ăn cho người và động vật hoặc để làm nhà, đóng đồ dùng …
	+ SGK/80;81

+ Học sinh quan sát các hình 1;2;3/ 80.

+ Rạch thử thân cây (hình 1/80).

+ Học sinh không giải thích được.

+ Vài học sinh nhắc lại mục

 “Bạn cần biết” SGK/81.

+ Nhóm trưởng điều khiển các 

bạn quan sát các hình 4;5;6;7;8/ 81.

+ Học sinh nói về ích lợi của thân 

cây đối với đời sống của con

 người  và động vật.

+ bằng lăng, trắc, gụ, lim …

+ cây cao su, thông …

+ Học sinh thay đổi cách trả lời.

 2 nhóm chơi đố nhau.

+ Nhóm A hỏi và nhóm B trả lời.

+ VD: 

A: Thân cây lúa làm gì? Thân 

cây bằng lăng dùng làm gì? …

B: Thân cây lúa cho bò, trâu ăn,

 làm nấm rơm. Thân cây bằng 

lăng làm bàn ghế …

+ Học sinh nhắc lại kết luận về ích

 lợi của thân cây.



	4. Củng cố & dặn dò:

+ Chốt nội dung yêu cầu bài học.Vài học sinh nhắc lại mục “bạn cần biết” SGK/81. Giáo viên liên hệ giáo dục học sinh biết trồng và bảo vệ cây.

+ Dặn dò ghi nhớ bài học.

+ Chuẩn bị bài: Rễ cây.



----------------------------------------
Tuần: 26

Tự nhiên và xã hội
TIẾT 51: Tôm, cua

I. Mục tiêu: 

- Nêu được ích lợi của tôm, cua đối với đời sống con người.

- Nói tên và chỉ và nói được các bộ phận bên ngoài của tôm, cua trên hình vẽ hoặc vật thật.

+ Ghi chú: Biết tôm, cua là các động vật không xương sống. Cơ thể chúng được bao phủ lớp vỏ cứng, có nhiều chân và chân phân thành các đốt.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Các hình trong SGK trang 98, 99

- Sưu tầm tranh ảnh về việc nuôi, đánh bắt và chế biến tôm, cua

III. Các hoạt động dạy- học:
	 A/ kiểm tra bài cũ: (5')
- Kể tên một số loại côn trùng mà em biết. Nêu cách diệt một số côn trùng có hại.
	*Kiểm tra, đánh giá
(Thúy )



	B/ Bài mới: (33')
	

	1/ Giới thiệu bài:   như mục I

	*Trực tiếp.

- GV giới thiệu, ghi tên bài.

	2/ Các hoạt động tìm hiểu bài:
	

	Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận.

* Mục tiêu: Chỉ và nói được tên các bộ phận  cơ thể của các con tôm và cua.

* Cách tiến hành:
	*Quan sát, thảo luận

	Bước 1: Làm việc theo nhóm.

+ Bạn có nhận xét gì về kích thước của chúng.

+ Bên ngoài cơ thể của những con tôm, cua có gì bảo vệ? Bên trong cơ thể của chúng có xương sống không?

+ Hãy đếm xem cua có bao nhiêu chân, chân của chúng có gì đặc biệt.
…
	- GV yêu cầu HS quan sát hình các con tôm và cua trong SGK trang 98, 99 và sưu tầm được.

- Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận. 

	Bước 2: Làm việc cả lớp.

*Kết luận: Tôm và cua có hình dạng, kích thước khác nhau nhưng chúng đều không có xương sống. Cơ thể chúng được bao phủ bằng một lớp vỏ cứng, có nhiều chân và chân phân thành các đốt.
	- Đại diện các nhóm lên trình bày. Mỗi nhóm giới thiệu về một con.

- Sau khi các nhóm trình bày xong, GV yêu cầu cả lớp bổ sung và rút ra đặc điểm chung của tôm, cua.

	Hoạt động 2: Thảo luận cả lớp.

* Mục tiêu: Nêu được lợi ích của tôm và cua.
* Cách tiến hành:
	* Thảo luận

- GV gợi ý cho cả lớp thảo luận.

	- Tôm, cua sống ở đâu?

- Nêu ích lợi của tôm và cua.

- Giới thiệu về hoạt động nuôi, đánh bắt  hay chế biến tôm, cua mà em biết.
	

	*Kết luận: 

- Tôm, cua là những thức ăn chứa nhiều chất đạm cần cho cơ thể con người.

- ở  nước ta có nhiều sông, hồ và biển là những môi trường thuận tiện để nuôi và đánh bắt tôm, cua. Hiện nay, nghề nuôi tôm khá phát triển và tôm đã trở thành một mặt hàng xuất  khẩu của nước ta.
	- Vấn đáp, kết luận.

	C/Củng cố - dặn dò: (2')
- HS thực hành làm bài trong vở 

- Nhận xét tiết học.
	- HS làm bài trong vở bài tập.




                          --------------------------------------
Tự nhiên và xã hội

Tiết 52: Cá
I. Mục tiêu : 

- Nêu được ích lợi của cá đối với  đời sống con người.
- Nãi tên và chỉ được các bộ phận bên ngoài của cá trên hình vẽ hoặc vật thật.
+ Ghi chú: Biết cá là động vật có xương sống, sống dưới nước, thở bằng mang. Cơ thể chúng thường có vẩy, có vây.
- Giáo dục: HS bảo vệ tốt môi trường nước để cá sinh sôi và phát triển.

II. Chuẩn bị :

- Các hình trong trong Sách giáo khoa – Trang 100, 101.

- Sưu tầm các tranh ảnh về việc nuôi, đánh bắt và chế biến cá.

III. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	A/Kiểm tra bài cũ (5')
- GV nêu câu hỏi

- Nhận xét ,

B/ Bài mới (33')

1/ Giới thiệu bài:   
-GV nêu mục tiêu bài học
2/ Các hoạt động tìm hiểu bài:
-Yêu cầu HS quan sát hình các con cá trong SGK – Trang 100, 101 và tranh ảnh các con cá sưu tầm được theo các câu hỏi :

+Chỉ và nói tên các con cá có trong hình. Bạn có nhận xét gì về độ lớn của chúng ?

+Bên ngoài cơ thể của những con cá này thường có gì bảo vệ ? Bên trong cơ thể của chúng có xương sống không ?

+Cá sống ở đâu? Chúng thở bằng gì? Di chuyển bằng gì ?

-Trình bày kết quả thảo luận.

-Kết luận : GV nêu

-Kể tên một số cá sống ở nước ngọt.

-Cá sống ở nước mặn ?

-Nêu ích lợi của cá ?

-Nêu hoạt động nuôi, đánh bắt, chế biến cá.
-Kết luận : GV nêu
c/ Củng cố - dặn dò: (2')
-Nhắc lại nội dung bài học

- Nhận xét giờ học
	- 3 học sinh trả lời (Tuấn, Ngân, Đạt)
-Lắng nghe

-Quan sát

-Cá vàng, cá chép, cá rô phi, cá quả … Chúng có độ lớn khác nhau.

-Có vảy bảo vệ. Bên trong có xương sống.
-Sống dưới nước, thở bằng mang, di chuyển bằng vây, đuôi.
-Thực hiện

-Lắng nghe

-Các chép, rô phi, cá quả, trắm cỏ …-Cá ngừ, cá chim, cá thu, cá đổng, cá mập, cá đuối, cá nục.

-Dùng để ăn.

-Nuôi cá nước ngọt.

-Đánh cá ở biển.

-Nuôi cá tra, cá Ba sa chế biến để xuất khẩu.

-Lắng nghe.

-2 học sinh


                --------------------------------------------------------------------

Tuần 27:
                                                    Tự nhiên và Xã hội
                                                      Tiết 53:CHIM
I.MỤC TIÊU:
 - Nêu được lợi ích của chim đối với con người

- Quan sát hình vẽ hoặc vật thật và chỉ được các bộ phận bên ngoài của chim.

* Ghi chú: - Biết chim là động vật có xương sống.Tất cả các loài chim đều có lông vũ, có mỏ, hai cánh và hai chân.

                 - Nêu nhận xét cánh và chân của đại diện chim bay( đại bàng), chim chạy( đà điểu).

II. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát, so sánh, đối chiếu để tìm ra đặc điểm chung về cấu tạo ngoài của cơ thể chim

- Kĩ năng hợp tác: Tìm kiếm các lựa chọn, các cách làm để tuyên truyền, bảo vệ các loài chim, bảo vệ môi trường sinh thái.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC:

- Thảo luận nhóm

- Sưu tầm và xử lí thông tin

- Giải quyết vấn đề
IV. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
       Thầy: Hình trong SGK trang 102,103


        Trò : Sưu tầm tranh, ảnh về một số loài chim

V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
A.Kiểm tra bài cũ: (5’)
Gọi 2 HS trả lời câu hỏi: Nêu các bộ phận của cá. Ích lợi của cá đối với đời sống con người.( YÕn,Trinh )
 Nhận xét ,đánh giá

B.Bài mới:(30’)
	

Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	   *.Giới thiệu bài:(Dùng lời nói)

   *Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận

- Mục tiêu: Chỉ và nói tên các bộ phận của chim

Yêu cầu HS quan sát tranh và thảo luận theo cặp

Mời đại diện các nhóm trình bày

- Kết luận:Chim có đầu, mình và cơ quan di chuyển.Thân có lông vũ, mỏ cứng để mò thức ăn. Chim là động vật có xương sống, có hai cánh và hai chân.

   * Hoạt động 2:Làm việc với tranh, ảnh đã sưu tầm

Mục tiêu: Giải thích vì sao không nên săn bắn và phá  tổ chim

Yêu cầu HS thảo luận theo tổ: phân loại các tranh ảnh đã sưu tầm được về các loài chim, thảo luận về ích lợi và cách bảo vệ các loài chim

Mời đại diện các nhóm trình bày

GV nhận xét, biểu dương nhóm trình bày tốt
	- Lắng nghe

- Quan sát tranh trong SGK thảo luận theo cặp

- Đại diện các nhóm trình bày

- Các nhóm khác nhận xét

- Lắng nghe

- 2 HS đọc lại phần kết luận

- Bước 1:Các nhóm phân loại các tranh, ảnh đã sưu tầm được về các loài chim, thảo luận theo câu hỏi SGK

- Bước 2: Các nhóm trưng bày bộ sưu tập của nhóm mình

- Bước 3: Đại diện các nhóm diễn thuyết về đề tài “ Bảo vệ các loài chim

- Các nhóm khác nhận xét


C.Cñng cè,dÆn dò (3')
Biết chỉ và nói được tên các bộ phận của cơ thể con chim được quan sát
-  GV nhắc HS về nhà học bài

                --------------------------------------------------

Tự nhiên và Xã hội
    Tiết 54:THÚ

I.MỤC TIÊU
 - Nêu được ích lợi của thú đối với con người.

 - Quan sát hình vẽ hoặc vật thật và chỉ  được các bộ phận bên ngoài của một số loài thú.
 -HS có ý thức chăm sóc và bảo vệ vật nuôi trong nhà
* Ghi chú:+ Biết những động vật có lông mao, đẻ con, nuôi con bằng sữa được gọi là thú hay động vật có vú.

                 + Nêu được một số ví dụ về thú nhà hay thú rừng.

II. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:

- Kĩ năng kiên định: Xác định giá trị; xây dựng niềm tin vào sự cần thiết trong việc bảo vệ các loài thú rừng.

- Kĩ năng hợp tác: Tìm kiếm các lựa chọn, các cách làm để tuyên truyền, bảo vệ các loài thú rừng ở địa phương.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC:

- Thảo luận nhóm

- Thu thập và xử lí thông tin

- Giải quyết vấn đề.
IV. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
       Thầy: Các hình trong SGK


        Trò : Sưu tầm tranh, ảnh về các loài thú.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

A.Kiểm tra bài cũ:(5’)
 Gọi 2 HS trả lời câu hỏi: ( Sơn ,Tiến)
Hãy nêu đặc điểm chung của các loài chim.

Hãy kể tên một số loài chim mà em biết.

    Nhận xét,đánh giá

B.Bài mới:(30’)
	

Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	   1.Giới thiệu bài:
   a, Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận 

*Mục tiêu:Chỉ và nói tên các bộ phận của loài thú nhà được quan sát

Yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi

Mời đại diện các nhóm trình bày

Kết luận :Đặc điểm của thú là có lông mao. Đẻ con và nuôi con bằng sữa( còn gọi là động vật có vú)

b.Hoạt động 2:Thảo luận cả lớp

*Mục tiêu: Nêu ích lợi của thú nhà.

Yêu cầu HS thảo luận về ích lợi của thú nuôi theo câu hỏi gợi ý (SGK)

Mời HS trình bày

Kết luận:Lợn, trâu, bò là vật nuôi chính cung cấp thịt, sữa đảm bảo cung cấp cho cơ thể chất đạm và dinh dưỡng

Ngoài ra nó còn cung cấp sức kéo và phân bón ruộng

c Hoạt động 3:Làm việc cá nhân

*Mục tiêu:Biết vẽ và tô màu một con thú nhà mà em yêu thích

Yêu cầu HS vẽ một con thú mà mình yêu thích

Yêu cầu HS tự giới thiệu về bức tranh của mình

Nhận xét, biểu dương những HS có bài vẽ đẹp
	- Lắng nghe

- Thảo luận theo nhóm đôi

- Đại diện các nhóm trình bày

- Lắng nghe

- Thảo luận cả lớp theo câu hỏi gợi ý trong SGK

- Trình bày

- 2 HS đọc phần kết luận SGK

- HS vẽ một con thú mà mình yêu thích

- Giới thiệu về bức tranh của mình - Cả lớp nhận xét


C.Củng cố,dÆn dß (2’)

Chỉ và nói được tên các bộ phận của các loài thú và ích lợi của các loài thú được quan sát. Vẽ và tô màu một con thú nhà mà em thích.

-  GV nhắc HS về nhà học bài
                       ---------------------------------------------------------

TUẦN 28:
Tự nhiên xã hội: (TiÕt 55)
THÚ(TIẾP THEO)
I/ Mục tiêu 
- Nêu được ích lợi của thú đối với con người.

 - Quan sát hình vẽ hoặc vật thật và chỉ  được các bộ phận bên ngoài của một số loài thú.

 -HS có ý thức chăm sóc và bảo vệ vật nuôi trong nhà
* Ghi chó:+ Biết những động vật có lông mao, đẻ con, nuôi con bằng sữa được gọi là thú hay động vật có vú.

                 + Nêu được một số ví dụ về thú nhà hay thú rừng.

II/ Các KNS cơ bản được giáo dục:
- Kĩ năng kiên định: Xác định giá trị; xây dựng niềm tin vào sự cần thiết trong việc bảo vệ các loài thú rừng.

- Kĩ năng hợp tác: Tìm kiếm các lựa chọn, các cách làm để tuyên truyền, bảo vệ các loài thú rừng ở địa phương.

III/ Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực:

- Thảo luận nhãm

- Thu thập và xử lÝ th«ng tin

- Giải quyết vấn đề.
IV/ Đồ dùng dạy học:    Tranh ảnh  trong sách trang 106, 107. Sưu tầm ảnh các loại thú rừng mang đến lớp.
 V/ Hoạt động dạy - học :
 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ:(5’)
- Kiểm tra bài "Thú tiết 1".

- Gọi 2 học sinh trả lời nội dung.

- Nhận xét đánh giá.  

B.Bài mới(28’)         

1) Giới thiệu bài:

2) Khai thác:  

* Hoạt động 1   Quan sát và Thảo luận.  

 Bước 1:    Thảo luận theo nhóm 

- Yêu cầu các quan sát các tranh vẽ các con thú rừngø trang 106, 107 SGK và ảnh các loại thú rừng sưu tầm được, thảo luận các câu hỏi:  

+ Kể tên các con thú rừng mà em biết ?

+ Nêu đặc điểm, cấu tạo ngoài của từng loài thú rừng mà em biết ?

+ So sánh và tìm ra những điểm giống nhau và khác nhau giữa một số loài thú rừng và thú nhà ?

Bước 2 : Làm việc cả lớp 

- Mời đại diện một số nhóm lên mỗi nhóm trình bày về hình dạng, đặc điểm bên ngoài của một loài thú rừng.

- Hướng dẫn học sinh phân biệt về thú nhà và thú rừng 

- Giáo viên kết luận:  sách giáo khoa. 

* Hoạt động 2:    Làm việc cả lớp.

Bước 1 : - Chia lớp thành các nhóm nhỏ. 
- Phát cho mỗi nhóm các bức tranh về thú rừng và các bức tranh do nhóm tự sưu tầm.

- Yêu cầu các nhóm phân loại : Loài thú ăn cỏ. Loài thú ăn thịt.

- Tai sao chúng ta cần phải bảo vệ thú rừng ?

Bước 2: - Mời đại diện các nhóm lên trưng bày bộ sưu tập của nhóm mình trước lớp cử người lên thuyết minh cho bộ sưu tập.

- Yêu cầu các nhóm đưa ra các biện pháp bảo vệ thú rừng,..

+ Bản thân em cần làm gì để góp phần bảo vệ thú rừng ?

* Hoạt động 3:   Làm việc cá nhân.  
-  Yêu cầu học sinh lấy giấy và bút chì, bút màu để vẽ và tô màu một con thú rừngø mà mình ưa thích. Vẽ xong ghi chú tên con vật và các bộ phận của nó trên hình vẽ. 
- Yêu cầu HS vẽ xong dán sản phẩm của mình trưng bày trước lớp.

- Mời một số em lên tự giới thiệu về bức tranh.   

- Nhận xét bài vẽ của học sinh.

 3) Củng cố - dặn dò:(5’)
- Cho học sinh liên hệ với cuộc sống hàng ngày.

- Xem trước bài mới.
	- 2HS trả lời câu hỏi: Sơn .Tiến, 
+ Nêu đặc điểm chung của thú.

+ Nêu ích lợi của các thú nhà.

- Lớp theo dõi.

- Các nhóm quan sát các hình trong SGK, các hình con vật sưu tầm được và thảo luận các câu hỏi trong phiếu. 

- Đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả thảo luận.

- Các nhóm khác nhận xét bổ sung:

+ Các loài thú rừng và nhà có những điểm giống nhau như : Là những con vật có lông mao, đẻ con và chúng nuôi con bằng sữa.

Khác nhau là : Thú nhà được con người nuôi thuần dưỡng qua nhiều đời nên thích nghi với điều kiện chăm sóc, còn thú rừng sống  hoang dã thích nghi với cuộc sống tự nhiên và tự kiếm ăn.

- 2 em nhắc lại KL. Lớp đọc thầm ghi nhớ. 

- Trao đổi thảo luận trong nhóm để hoàn thành bài tập được giao. 

- Đại diện lên đứng lên báo cáo trước lớp về bộ sưu tập các loài thú rừng và các biện pháp nhằm bảo vệ thú rừng như : Không săn bắn các loài thú rừng, không chặt phá rừng làm mất nơi ở và sinh sống của thú rừng, …

-  Cả lớp theo dõi bình chọn nhóm thắng cuộc.

+ Vận động gia đình không săn bắt hay ăn thịt thú rừng.

- Lớp thực hành vẽ.

- Từng nhóm dán sản phẩm vào tờ phiếu rồi trưng bày trước lớp.

- Cử đại diện lên giới thiệu các bức tranh của nhóm.




                                  --------------------------------------------

Tự nhiên xã hội:  
TiÕt 56:MẶT TRỜI
 I/ Mục tiêu:  

       - Nêu được vai trò của Mặt Trời đối với sự sống trên Trái Đất. 
        - Mặt Trời chiếu sáng và sưởi ấm trái đất.
       - GDHS biết lợi ích của ánh sáng  và nhiệt của mặt trời.
*) Ghi chú: nêu được những viêc gia đình đã sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt trời.
II/ Đồ dùng dạy học:    
- Tranh ảnh  trong sách trang 110, 111. 

III/ Hoạt động dạy - học :
 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ:(5’)
- Kiểm tra bài "Thú tiết 2".

- Gọi 2 học sinh trả lời nội dung.

- Nhận xét đánh giá.  

B.Bài mới; (25’)         

1) Giới thiệu bài:

2) Khai thác:  

* Hoạt động 1   Quan sát và Thảo luận.  

 Bước 1:    Thảo luận theo nhóm 

- Chia nhóm.

- Yêu cầu các nhóm thảo luận các câu hỏi:  

+ Vì sao ban ngày không cần đèn mà chúng ta vẫn nhìn rõ mọi vật ?   
+ Khi ra ngoài trời nắng bạn thấy như thế nào ? Vì sao?

+ Hãy nêu ví dụ chứng tỏ mặt trời vừa tỏa sáng lại vừa tỏa nhiệt ?

Bước 2 : Làm việc cả lớp 

- Mời đại diện một số nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.

- Giáo viên kết luận: Mặt trời vừa chiếu sáng vừa tỏa nhiệt 

* Hoạt động 2:   Quan sát ngoài trời  

Bước 1:

- Yêu cầu HS quan sát  phong cảnh xung quanh trường rồi thảo luận trong nhóm theo gợi ý :

+ Nêu VD về vai trò của mặt trời đối với con người, động vật, thực vật ?

+ Nếu không có mặt trời thì điều gì sẽ xảy ra trên mặt đất ?  
Bước 2:

- Mời đại diện một số nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.

- Giáo viên kết luận.

* Hoạt động 3:  Làm việc với sách giáo khoa.

- Yêu cầu HS quan sát các hình 2, 3, 4 trang 111 SGKvà kể với bạn những ví dụ về việc con người đã sử dụng ánh sáng  và nhiệt của mặt trời.

- Mời một số em trả lời trước lớp.

- Gia đình em đã sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt Trời để làm gì ?

- Giáo viên kết luận: Ngày nay các nhà khoa học nghiên cứu sử dụng năng lượng của Mặt Trời: pin Mặt Trời.

3) Củng cố - dặn dò:(5’)
- Cho học sinh liên hệ với cuộc sống hàng ngày.

- Xem trước bài mới.
	- 2HS trả lời câu hỏi: Nam . Ng©n.
+ Nêu đặc điểm chung của thú rừng.
 Em cần làm gì để bảo vệ thú rừng ?

- Lớp theo dõi.

- Từng nhóm dưới sự điều khiển của nhóm trưởng thảo luận và đi đến thống nhất: 

+ Chúng ta nhìn rõ mọi vật là nhờ mặt trời chiếu sáng. 

+ Khi đi ra ngoài trời nắng ta thấy nóng. Vì do sức nóng của mặt trời chiếu vào.

+ Khi đi ra ngoài trời chúng ta nhìn thấy mọi vật và thấy nóng điều đó chứng tỏ mặt trời vừa chiếu sáng vừa tỏa nhiệt.

- Đại diện các nhóm báo cáo trước lớp.

- Các nhóm khác nhận xét bổ sung.

- 2 em nhắc lại KL. Lớp đọc thầm ghi nhớ. 

- Lớp ra ngoài trời để quan sát phong cảnh xung quanh trường, thảo luận trong nhóm .

+ Mặt trời có vai trò chiếu sáng, sưởi ấm, giúp cho con người phơi khô quần áo …Giúp cho cây cỏ xanh tươi, người và động vật khỏe mạnh.

+ Nếu không có mặt trời thì sẽ không có sự sống trên trái đất.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc.

- Học sinh làm việc cá nhân quan sát các hình 2, 3, 4 kể cho bạn nghe về việc con người đã dùng ánh sáng mặt trời trong cuộc sống.

- Một số em lên lên kể trước lớp.

- Cả lớp theo dõi nhận xét bổ sung.




                                   -----------------------------------------------------

TUẦN 29:                                             
Tự nhiên - xã hội: 
TiÕt 57)  Thực hành: Đi thăm thiên nhiên.

I. Mục tiêu:
- Quan sát và chỉ được các bộ phận bên ngoài của các cây, con vật  đã gặp khi đi thăm thiên nhiên.

- Ghi chó: HS khá, giỏi: Biết phân loại được một số cây, con vật đã gặp.
II. Các KNS  cơ bản được giáo dục:

- Tìm kiếm và xử lí thông tin:Tæng hợp các thông tin thu nhận được về các loại cây, con vật; Khái quát hóa về đặc điểm chung của thực vật và động vật

- Kĩ năng hợp tác:Hîp tác khi làm việc nhóm như: kĩ năng lắng nghe, trình bày ý kiến cá nhân và khả năng diễn đạt, tôn trọng ý kiến người khác, tự tin. Nỗ lực làm viªcj của ca nhân tạo nên kết quả chung của cả nhóm.

- Trình bày sáng tạo kết quả thu nhận được của nhóm bằng hình ảnh thông tin…

III. Các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực:

- Quan sát thực địa

- Làm việc nhóm

- Thảo luận.
II. CHUẨN BỊ:

* GV: Hình trong SGK trang 108, 109.

*  HS: SGK, vở.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG:

	1.Bài cũ: (5’) Mặt trời

-Mặt trời có chức năng gì ?

-Người ta sử dụng ánh sáng và nhiệt của MT vào những việc gì?
- GV nhận xét.

2.Bài mới(28’)         

a) Giới thiệu bài:
b) Khai thác:  
1. Hoạt động 1: HS trình bày những ghi chép khi quan sát ngoµi  thiên nhiên ở nhà mà GV đã dặn  ở tiết trước.

     Kể tên các loại cây em đã quan sát được và chỉ được các bộ phận bên ngồi  của các  cây  đó.

2.Hoạt động 2 : Phân loại cây cối theo cách mọc và cấu tạo của chúng
( GDMT: - Hình thành biểu tượng về môi trường tự nhên.

Yêu thích thiên nhiên.

- Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét, mô tả môi trường xung quanh.
	- 2 HS trả lời câu hỏi

- HS nhận xét
- HS chú ý lắng nghe

- HS trình bày ý kiến

- Kể tên các cây mà mình quan sát được.

	3 .Tổng kết – dặn dò.(5’)
-Chuẩn bị bài sau: Đi thăm thiên nhiên (tt)

-Nhận xét bài học.
	


                               -------------------------------------------------

Tự nhiên và Xã hội

(TiÕt 58) Thực hành: Đi thăm thiên nhiên. (tt)

I. Mục tiêu: 
-Quan sát và chỉ được các bộ phận bên ngồi của các cây, con vật  đã gặp khi đi thăm thiên nhiên.

-HS khá, giỏi: Biết phân loại được một số cây, con vật đã gặp.
* KNS:Tìm kiếm và xử lí thông tin; kĩ năng hợp tác; Trình bày sang tạo.

II. CHUẨN BỊ:

* GV: Hình trong SGK trang 108, 109.

*  HS: SGK, vở.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG:

1.Bài cũ:Gv KT việc quan sát ngồi thiên nhiên ở nhà của HS

2.Giới thiệu và nêu vấn đề: 

3.Phát triển các hoạt động. 

	*  Hoạt động 1:HS kể tên các con vật đã quan sát được và nêu  các bộ phận bên ngồi  của các con vật đó .
	

	*  Hoạt động 2: Phân loại các con vật theo nhóm Côn trùng , chim ,thú ,cá, tôm cua
( GDMT: - Hình thành biểu tượng về môi trường tự nhên.

Yêu thích thiên nhiên.Yêu thích các con vật,có ý thức bảo vệ các lồi động vật quý hiếm .

- Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét, mô tả môi trường xung quanh.
	

	4 .Tổng kết – dặn dò.

-Chuẩn bị bài sau: Trái đất . Quả địa cầu
-Nhận xét bài học.


                                             ------------------------------------------------

Tuần: 30
Tự nhiên-xã hội

Tiết 59: TRÁI ĐẤT. QUẢ ĐỊA CẦU
I. Mục tiêu:  

-Biết được trái đất rất lớn và có hình cầu .

-Biết cấu tạo của quả địa cầu.

+ Ghi chú: Quan sát và chỉ được trên quả địa cầu cực Bắc, cực Nam, Bắc bán cầu, Nam bán cầu, đường xích đạo.
II. Đồ dùng dạy học:   

- Tranh ảnh trong sách trang 112, 113. Quả địa cầu. Hai bộ bìa mỗi bộ 5 tấm ghi : Cực Bắc, cực Nam, Bắc bán cầu và Nam bán cầu, xích đạo. Giấy A4, bút màu lông + giấy khổ to.

III. Hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ: (5')
- Kiểm tra các kiến thức qua bài: “Mặt Trời”

- Gọi 2 HS trả lời nội dung.

- Nhận xét đánh giá.

2.Bài mới: (33')
 a) Giới thiệu bài:

* Hoạt động 1 : Yêu cầu làm việc cả lớp.

- Yêu cầu các cá nhân quan sát hình 1 SGK:

+ Trái đất có dạng hình gì ?
- Yêu cầu quan sát quả địa cầu trao đổi để nêu ra các bộ phận của quả địa cầu ?

- Yêu cầu  HS chỉ và nêu các bộ phận đó.

- Chỉ cho HS vị trí của nước Việt Nam  trên quả địa cầu.

- Kết luận: sách giáo  viên 

* Hoạt động 2 : 

- Yêu cầu các nhóm quan sát hình 2 trong SGK  thảo luận theo các câu hỏi gợi ý :

+ Hãy chỉ trên hình cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu và Nam bán cầu ?

+ Quan sát quả địa cầu đặt trên mặt bàn em có nhận xét gì trục của nó so với mặt bàn ?

- Lắng nghe và nhận xét đánh giá  rút ra kết luận.
* Hoạt động 3: Trò chơi gắn chữ vào sơ đồ câm.

- Treo hai hình phóng to hình 2 SGK  lên bảng 

- Chia lóp thành nhiều nhóm.

- Gọi hai nhóm lên xếp thành hai hàng dọc. 
- Phát mỗi nhóm 5 tấm bìa.

- Phổ biến luật chơi và yêu cầu hai nhóm thực hiện trò chơi.

- Quan sát nhận xét đánh giá kết quả các nhóm.

3) Củng cố - dặn dò: (2')
- Cho HS nhắc lại bài học.
- Xem trước bài mới
	- Trả lời về nội dung bài học trong bài:

” Mặt Trời ”  đã học tiết trước. (Thúy, Hòa)
- Lớp mở SGK quan sát  hình 1 và nêu.

+ Trái đất có dạng hình tròn, hình cầu, giống hình quả bóng, vv …

- Gồm có giá đỡ, trục gắn quả địa cầu với giá đỡ.

- Quan sát để nhận biết vị trí nước ta trên quả địa cầu.

- Hai em nhắc lại Quả ®Êtcó dạng hình cầu và rất lớn.

- Các nhóm tiến hành quan sát  hình 2 SGK.

-Lần lượt chỉ cho các bạn trong nhóm xem cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu và Nam bán cầu.

- Trục của trái địa cầu hơi nghiêng so với mặt bàn.

- Cử đại diện của nhóm lên báo cáo trước lớp

-Từng nhóm dưới sự điều khiển của nhóm trưởng  thảo luận để  hoàn thành bài tập.

- Các đại diện mỗi nhóm lên thi với nhau trước lớp trước lớp ( gắn tấm bìa của mình lên hình vẽ trên bảng ).

- Lớp theo dõi nhận xét bình chọn nhóm  thắng cuộc.

- Hai em nêu lại nội dung bài học .






-----------------------------------------------------

Tự nhiên xã hội

Tiết 60: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT
I. Mục tiêu:

- Biết Trái Đất vừa tự quay quanh mình nó, vừa chuyển động quanh Mặt Trời. 

- Biết sử dụng mũi tên để mô tả chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời.

+Ghi chú: Biết cả hai chuyển động của Trái Đất theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.

- Giáo dục học sinh lòng yêu thích tìm hiểu thế giới xung quanh.
II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài.

- Kĩ năng hợp tác và kĩ năng làm chủ bản thân: Hợp tác và đảm nhận trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Kĩ năng giao tiếp: Tự tin khi trình bày và thực hành quay quả địa cầu.

- Phát triển kĩ năng tư duy sáng tạo.
III.Các phương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng.

- Thảo luận nhóm.

- Trò chơi.

- Viết tích cực.
IV. Đồ dùng dạy học:

- Tranh ảnh  trong sách trang 114, 115.

V. Các hoạt động dạy học:


	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ: (5')
- Kiểm tra  các kiến thức bài : “ Mặt Trời”

- Gọi 2 HS trả lời nội dung.

- Nhận xét đánh giá về sự chuẩn bị bài của HS 2.Bài mới (33')               

a) Giới thiệu bài:
- Hôm nay các em sẽ tìm hiểu về Sự chuyển động của trái đất “.

b/ Khai thác bài :

*KNS: 
+Kĩ năng hợp tác và kĩ năng làm chủ bản thân: Hợp tác và đảm nhận trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
+ Kĩ năng giao tiếp: Tự tin khi trình bày và thực hành quay quả địa cầu.

+ Phát triển kĩ năng tư duy sáng tạo.

- Hđ1 : Thảo luận nhóm.
*Bước 1 : - Yêu cầu làm việc theo từng nhóm.

-  Giao việc đến từng nhóm.  
- Hướng dẫn quan sát hình 1 SGK .

-  Trái đất quay quanh trục sủa nó theo hướng cùng chiều hay ngược chiều so với chiều kim đồng hồ ?  

-  Yêu cầu các nhóm quay quả địa cầu ?   
- Khi ra ngoài trời nắng bạn thấy như thế nào ? Vì sao?

- Hãy nêu ví dụ chứng tỏ mặt trời vừa tỏa sáng lại vừa tỏa nhiệt ?

- Bước 2 : -  Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên thực hành quay quả địa cầu theo đúng chiều quay Trái Đất quanh mình nó.

- Quan sát nhận xét đánh giá  sự làm việc của HS.

* Rút kết luận: như SGK .

Hđ2: Quan sát tranh theo cặp :
- Bước 1 : Yêu cầu quan sát  hình 3 SGK  rồi thảo luận theo gợi ý :

- Hãy chỉ hướng quay của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời ?

- Bước 2 : Yêu cầu lần lượt từng cặp lên thực hành quay và báo cáo  trước lớp.

- Theo dõi và hoàn chỉnh phần trả lời của HS.

Hđ3: Chơi trò chơi Trái Đất quay.
- Hướng dẫn cách chơi cho từng nhóm.

-  Mời một số em  ra sân chơi thử.

- Yêu cầu HS đóng vai Mặt Trời đứng giữa, em đóng vai Trái Đất quay quanh mình và quanh Mặt Trời 

-  Nhận xét bổ sung  về cách thể hiện trò chơi của HS. 
3) Củng cố -  Dặn dò: (2')
- Liên hệ với cuộc sống hàng ngày.Xem trước bài mới.
	- Trả lời về  nội dung  bài học trong bài :

” Mặt Trời”  đã học tiết trước (Phương, Kiều) 

- Lớp theo dõi vài em nhắc lại tựa bài

* Thảo luận nhóm, trò chơi, viết tích cực.

-  Chia ra từng nhóm dưới sự điều khiển của nhóm trưởng quan sát  hình 1 SGK thảo luận và đi đến thống nhất 

- Nếu ta nhìn từ Cực Bắc thì Trái Đất quay ngược chiều kim đồng hồ. 

- Các nhóm thực hành quay quả địa cầu theo chiều quay của Trái Đất.

-  Các nhóm cử đại diện lên thực hành quay quả địa cầu theo đúng chiều quay của Trái Đất quanh mình nó trước lớp.

- Lớp lắng nghe và nhận xét.

-  Lớp  quan sát hình 3 SGK.

-  Từng cặp quan sát  và nói cho nhau nghe về chiều quay của Trái Đất .

- Đại diện các các cặp lên báo cáo  quay và chỉ ra các vòng quay của Trái Đất quanh mình nó và quay quanh Mặt Trời.
-  HS làm việc theo nhóm.

- Một số em đóng vai Trái Đất và vai Mặt Trời để thực hiện trò chơi : Trái Đất quay.

- Lớp quan sát  nhận xét cách thực hiện của bạn.

-Về nhà học thuộc bài và xem trước bài mới.  


'
------------------------------------------------

Tuần 22
Tự nhiên xã hội:
RỄ CÂY

I. Mục tiêu: 

* Yêu cầu cần đạt:

       - Kể tên một số cây có rể cọc , rể chùm, rể củ hoặc rể phụ

       - GDHS chăm sóc cây, hiểu được ích lợi của một số rể cây.

II.Đồ dùng dạy học : 

      - Các hình trong SGK trang 82, 83.

       - Sưu tầm các loại rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ, rễ củ mang đến lớp.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ:4'

- Kiểm tra 2HS:

+ Nêu chức năng của thân cây đối với cây.

+ Nêu ích lợi của thân cây.

- Nhận xét đánh giá. 

B. Bài mới 32'

1) Giới thiệu bài:

2) Khai thác: 

* Hoạt động 1:    Làm việc với SGK .  

 Bước 1 :. Thảo luận theo cặp :

- Yêu cầu từng cặp quan sát các hình 1, 2, ... 7 trang 82, 83 và mô tả về đặc điểm của rễ cọc rễ chùm, rễ phụ, rễ củ. 

Bước 2:    Làm việc cả lớp 

- Mời một số em  đại diện một số cặp lên trình bày về đặc điểm của rễ cọc , rễ chùm và rễ phụ , rễ củ.

- Giáo viên kết luận:    sách giáo khoa. 

* Hoạt động 2 :  Làm việc với vật thật .

* Bước 1: - Chia lớp thành hai nhóm. 

- Phát cho mỗi nhóm một tờ bìa và băng dính .

- Yêu cầu hai nhóm dùng băng keo gắn các loại rễ đã sưu tập được lên tờ bìa rồi viết lời ghi chú bên dưới các loại rễ.

Bước 2:  - Mời đại diện từng nhóm giới thiệu bộ sưu tập các loại rễ của nhóm mình trước lớp. 
- Nhận xét, khen ngợi  nhóm  sưu tầm được nhiều, trình  bày đẹp, nhanh và giới thiệu đúng. 

3. Củng cố - Dặn dò:3'

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà học bài và xem trước bài mới.
	- 2 em trả lời nội dung câu hỏi.

- Lớp theo dõi nhận xét.

- Lớp theo dõi.

- Từng cặp ngồi quay mặt với nhau quan sát  tranh 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 trong sách giáo khoa trang 82 và 83 chỉ tranh và nói cho nhau nghe về tên và đặc điểm của từng loại rễ cây có trong các hình. 

- Một số em  đại diện các cặp lần lượt lên mô tả về đặc điểm và gọi tên từng loại rễ cây.

- Lớp lắng nghe và nhận xét bổ sung. 

- Các nhóm thảo luận rồi dán các loại rễ cây mà nhóm sưu tầm được vào tờ bìa và ghi tên chú thích về đặc điểm của từng loại rễ vào phía dưới các rễ vừa gắn. 

- Đại diện các nhóm lần lượt lên chỉ và giới thiệu bộ sưu tập các loại rễ cho lớp nghe.

- Lớp theo dõi bình chọn nhóm thắng cuộc.

- Hai em nhắc lại nội dung bài học.


                     _________________________________________
Tự nhiên xã hội:
RỄ  CÂY (TT)

I. Mục tiêu  : 

* Yêu cầu cần đạt: 

      - Nêu được chức năng của rễ cây đối với đời sống của thực vật và ích lợi của rể cây đối với đời sống con người.  

      - Giáo dục HS thích tìm tòi học hỏi về tự nhiên.
II. Đồ dùng dạy học
     Các hình trong sách trang 84, 85.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A Kiểm tra bài cũ:5'

- Kiểm tra các kiến thức bài “ rễ cây tiết 1“

- Gọi 2 học sinh trả lời nội dung.

- Nhận xét đánh giá. 

B.Bài mới: 32' 

1) Giới thiệu bài:

2) Khai thác:   

* Hoạt động 1:    

 Bước 1:     Thảo luận theo nhóm 

- Chia nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận theo gợi ý:

+ Nói lại việc bạn đã làm theo yêu cầu trong SGK trang 82.

+ Theo bạn vì sao nếu không có rễ , cây không sống được?

+ Theo bạn, rễ cây có chức năng  gì ?

Bước 2:   Làm việc cả lớp

- Mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

- Nhận xét và kết luận:  SGK.

* Hoạt động 2:    
 Bước 1:        Làm việc theo cặp 

- Yêu cầu 2 em ngồi quay mặt vào nhau và chỉ vào rễ của những cây có trong các hình 2, 3, 4 , 5 trang 85 sách giáo khoa  cho biết những rễ đó được dùng để làm gì ?

 Bước 2 :     Hoạt động cả lớp .

- Cho HS thi đua đặt ra những câu hỏi và đố nhau về việc con người sử dụng một số loại rễ cây để làm gì ?

- Giáo viên nêu kết luân:   sách giáo khoa. 

3. Củng cố - Dặn dò:3'
- Cho học sinh liên hệ với cuộc sống hàng ngày.

- Xem trước bài mới .
	- 2HS Nam,Ng©n trả lời câu hỏi:  Kể tên một số cây có rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ, rễ củ.

- Cả lớp theo dõi nhận xét.

- Lớp theo dõi.

- Các nhóm tiến hành thảo luận.

- Đại diện từng nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

- Các nhóm khác nhận xét bổ sung:  Rễ cây  đâm sâu xuống đất hút các chất dinh dưỡng , nước và muối khoáng để nuôi cây và giữ cho cây không bị đổ vì vậy nếu không có rễ thì cây sẽ chết.

- Quan sát các hình 4,5,6,7,8 trang 80, 81 sách giáo khoa .

- Các cặp trao đổi thảo luận, sau đó  một số em đại diện lên đứng trước  lớp đố nhau 

-Lần lượt em này hỏi một câu em kia trả lời sang câu khác lại đổi cho nhau. 

Nếu cặp nào trả lời đúng nhiều câu hơn thì cặp đó thắng .

- Lớp theo dõi bình chọn nhóm thắng cuộc.

- Hai học sinh nhắc lại nội dung bài học .




                            -----------------------------------------------

Tự nhiên xã hội:
RỄ  CÂY (TT)

I. Mục tiêu  : 

* Yêu cầu cần đạt: 

      - Nêu được chức năng của rễ cây đối với đời sống của thực vật và ích lợi của rể cây đối với đời sống con người.  

      - Giáo dục HS thích tìm tòi học hỏi về tự nhiên.
II. Đồ dùng dạy học
     Các hình trong sách trang 84, 85.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A Kiểm tra bài cũ:5'

- Kiểm tra các kiến thức bài “ rễ cây tiết 1“

- Gọi 2 học sinh trả lời nội dung.

- Nhận xét đánh giá. 

B.Bài mới: 32' 

1) Giới thiệu bài:

2) Khai thác:   

* Hoạt động 1:    

 Bước 1:     Thảo luận theo nhóm 

- Chia nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận theo gợi ý:

+ Nói lại việc bạn đã làm theo yêu cầu trong SGK trang 82.

+ Theo bạn vì sao nếu không có rễ , cây không sống được?

+ Theo bạn, rễ cây có chức năng  gì ?

Bước 2:   Làm việc cả lớp

- Mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

- Nhận xét và kết luận:  SGK.

* Hoạt động 2:    
 Bước 1:        Làm việc theo cặp 

- Yêu cầu 2 em ngồi quay mặt vào nhau và chỉ vào rễ của những cây có trong các hình 2, 3, 4 , 5 trang 85 sách giáo khoa  cho biết những rễ đó được dùng để làm gì ?

 Bước 2 :     Hoạt động cả lớp .

- Cho HS thi đua đặt ra những câu hỏi và đố nhau về việc con người sử dụng một số loại rễ cây để làm gì ?

- Giáo viên nêu kết luân:   sách giáo khoa. 

3. Củng cố - Dặn dò:3'
- Cho học sinh liên hệ với cuộc sống hàng ngày.

- Xem trước bài mới .
	- 2HS Nam,Ng©n trả lời câu hỏi:  Kể tên một số cây có rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ, rễ củ.

- Cả lớp theo dõi nhận xét.

- Lớp theo dõi.

- Các nhóm tiến hành thảo luận.

- Đại diện từng nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

- Các nhóm khác nhận xét bổ sung:  Rễ cây  đâm sâu xuống đất hút các chất dinh dưỡng , nước và muối khoáng để nuôi cây và giữ cho cây không bị đổ vì vậy nếu không có rễ thì cây sẽ chết.

- Quan sát các hình 4,5,6,7,8 trang 80, 81 sách giáo khoa .

- Các cặp trao đổi thảo luận, sau đó  một số em đại diện lên đứng trước  lớp đố nhau 

-Lần lượt em này hỏi một câu em kia trả lời sang câu khác lại đổi cho nhau. 

Nếu cặp nào trả lời đúng nhiều câu hơn thì cặp đó thắng .

- Lớp theo dõi bình chọn nhóm thắng cuộc.

- Hai học sinh nhắc lại nội dung bài học .




                             ---------------------------------------------------------

Tuần 23
Tự nhiên và xã hội

Tiết 45: Lá cây
 I. Mục tiêu:  Sau bài học, HS có khả năng:
- Biết được cấu tạo ngoài của lá cây.

- Biết được sự đa dạng về hình dạng, độ lớn và màu sắc của lá cây.
II. Đồ dùng dạy học:

- Các hình trong SGK trang 86, 87.

- Sưu tầm các lá cây khác nhau.

- Giấy khổ Ao và băng dính.
 III. Các hoạt động dạy học:
	 * ổn định tổ chức: (1’)

A/ kiểm tra bài cũ: (5')
- Nêu chức năng và ích lợi của rễ cây.

-GV NX
 B/ Bài mới:(30')
 1/ Giới thiệu bài:   Lá cây
 2/ Các hoạt động tìm hiểu bài:
 Hoạt động 1: Thảo luận nhóm.

* Mục tiêu: - Biết mô tả sự đa dạng về màu sắc, hình dạng và độ lớn của lá cây.
- Nêu được đặc điểm chung về cấu tạo ngoài của lá cây.
* Cách tiến hành:
 Bước 1: Làm việc theo cặp.

+ Nói về màu sắc, hình dạng, kích thước của những lá cây quan sát được.

+ Hãy chỉ đâu là cuống lá, phiến lá của một số lá cây sưu tầm được.
 Bước 2:  Làm việc cả lớp.

 *Kết luận: Lá cây thường có màu xanh lục, một số ít lá có màu đỏ hoặc vàng. lá cây có nhiều hình dạng và độ lớn khác nhau. Mỗi chiếc lá thường có cuống lá và phiến lá; trên phiến lá có gân lá.
 Hoạt động 2: Làm việc với thực vật.

* Mục tiêu: Phân loại các lá cây sưu tầm được.
* Cách tiến hành:
 - GV phát cho mỗi nhóm một tờ giấy khổ Ao và băng dính. Nhóm trưởng điều khiển các bạn sắp xếp các lá cây và đính vào giấy khổ Ao theo từng nhóm có kích thước, hình dạng tương tự nhau.

- Các nhóm giới thiệu bộ sưu tập các loại lá của mình trước lớp và nhận xét, nhóm nào sưu tập được nhiều và trình bày đẹp và nhanh.
-Luyện tập

 C/Củng cố - dặn dò:(3')
-NX tiết học.
	 *Kiểm tra, đánh giá
-Kiều , Nam.
 *Trực tiếp.
- GV giới thiệu, ghi tên bài.
*Thảo luận.

- GV yêu cầu HS quan sát các hình 1, 2, 3, 4 trong SGK trang 86, 87 và kết hợp quan sát những lá cây HS mang đến lớp.

- Nhóm trưởng điều khiển các bạn trong nhóm quan sát các lá cây và thảo luận theo gợi ý.

- Đại diện các nhóm trình bày trước lớp, các nhóm khác bổ sung.
- GV kết luận.

* Thực hành.

- GV chia nhóm, nêu yêu cầu thực hành.

- Các nhóm thực hành và giới 

thiệu trước lớp

-Thực hành :HS làm bài tập




----------------------------------------------------------

Tự nhiên và xã hội

                         Tiết 46: khả năng kì diệu của lá cây
 I. Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng:
- Nêu chức năng của lá cây đối với đời sống của thực vật và ích lợi của lá đối với đời sống con người.
-Giáo dục bảo vệ môi trường: Cho học sinh biết cây xanh có lợi với cuộc sống con người, khả năng kì diệu của lá cây trong việc tạo ra ô xy và các chất dinh dưỡng để nuôi cây.

 - Biết được quá trình quang hợp của lá cây diễn ra ban ngày dưới ánh nắng mặt trời còn quá trình hô hấp của cây diễn ra suốt ngày đêm.

II. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Phân tích thông tin để biết giá trị của lá cây với đời sống của cây, đời sống động vật và con người.

- Kĩ năng làm chủ bản thân: Có ý thức trách nhiệm, cam kết thực hiện những hành vi thân thiện với các loại cây trong cuộc sống, không bẻ cành, bứt lá, làm hại tới cây.

- Kĩ năng tư duy phê phán: Phê phán lên án, ngăn chặn, ứng phó với những hành vi làm hại cây.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC:

- Quan sát

- Thảo luận, làm việc nhóm
 II. Đồ dùng dạy học:

- Các hình trong SGK trang 88, 89.

 III. Các hoạt động dạy học: 
	A/ kiểm tra bài cũ: (5')
- Nêu đặc điểm chung về cấu tạo ngoài của lá cây.
 b/ Bài mới:(30')
1/ Giới thiệu bài:   Khả năng kì diệu của lá cây.
 2/ Các hoạt động tìm hiểu bài:
 Hoạt động 1: Làm việc với SGK theo cặp.

* Mục tiêu: Biết nêu chức năng của lá cây.
* Cách tiến hành:
 Bước 1: Làm việc theo cặp.

- Trong quá trình quang hợp, lá cây hấp thụ khí gì và thải ra khí gì?

- Quá trình quang hợp xảy ra trong điều kiện nào?

- Trong quá trình hô hấp, lá cây hấp thụ khí gì và thải ra khí gì?

- Ngoài chức năng quang hợp và hô hấp, lá cây còn có chức năng gì?
 Bước 2:  Làm việc cả lớp.
 *Kết luận: Lá cây có ba chức năng:

- Quang hợp;

- Hô hấp;

- Thoát hơi nước.

*Lưu ý: Nhờ hơi nước được thoát ra từ lá mà dòng nước liên tục được hút từ rễ, qua thân và đi lên lá; sự thoát hơi nước giúp cho nhiệt độ của lá được giữ ở mức độ thích hợp, có lợi cho hoạt động sống của cây.

 Hoạt động 2: Thảo luận nhóm.

* Mục tiêu: Kể được những ích lợi của lá cây.
* Cách tiến hành:
 Bước 1: Nhóm trưởng điều khiển cả nhóm dựa vào thực tế cuộc sống và quan sát các hình ở trang 89 SGK để nói về ích lợi của lá cây. Kể tên những lá cây thường được sử dụng ở địa phương.
 Bước 2: GV tổ chức cho các nhóm thi đua xem trong cùng một thời gian nhóm nào viết được nhiều tên các lá cây được dùng vào các việc như:

- Để ăn;

 - Làm thuốc;

- Gói bánh, gói hàng;

- Làm nón;

- Lợp nhà;
* Liên hệ tới việc giáo dục bảo vệ môi trường.

C/Củng cố - dặn dò:(1')
- GV nhận xét.
	*Kiểm tra, đánh giá
- Kiên, Ngân.
*Trực tiếp.

- GV giới thiệu, ghi tên bài.

*Thảo luận, vấn đáp

- GV yêu cầu từng cặp HS dựa vào hình 1 trang 88, tự đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi của nhau. 
- HS thi đua đặt ra những câu hỏi và đố nhau về chức năng của lá cây.
- GV kết luận.

- GV có thể giảng thêm cho HS biết về vai trò quan trọng của việc thoát hơi nước đối với đời sống của cây.

* Thảo luận.

- HS thảo luận nhóm.

- HS thực hành theo nhóm.

- Trình bày kết quả thực hành

- HS thực hành.




                              -------------------------------------------------
Tuần 24
Tự nhiên và xã hội

                                            Bài 47:  Hoa

I.Mục tiêu: 
- Nêu được chức năng của hoa đối với đời sống của thực vật và lợi ích của hoa đối với đời sống con người.

- Kể tên các bộ phận của hoa.

II. các kns cơ bản:

- Kĩ năng quan sát so sánh để tìm ra sự khác nhau về đặc điểm bên ngoài của một số loài hoa.

- Tổng hợp phân tích thông tin để biết vai trò, ích lợi đối với đời sống thực vật, đời sống con người của các loài hoa.

III. các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực:

- Quan sát và thảo luận tình huống thực tế

- Trưng bày sản phẩm
II. Đồ dùng dạy học: 

-Tranh ảnh sưu tầm về hoa

- Một số loài hoa

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	 4’
	A. Kiểm tra bài cũ

- Nêu khả năng kì diệu của lá cây

- Nêu lợi ích của một số loại lá cây


	* Kiểm tra, đánh giá

- HS trình bày 

- GV nhận xét, chấm điểm

	1’

28’
	B. Bài mới

1. Giới thiệu bài

2. Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm.
* Mục tiêu: 

Biết quan sát so sánh  để tìm ra sự khác nhau về màu sắc , mùi hương của một số loài hoa.

Kể tên một só bộ phận thường có của một bông hoa.

Cách tiến hành:

Bước 1: Quan sát và nói về màu sắc của các bông hoa và nói về những bông hoa mà các em mang đến lớp. Trong những bông hoa đó, bông hoa nào có hương thơm, bông hoa nào không có hương thơm.

* Kết luận: 

- Các loài hoa thường khác nhau về màu sắc, hình dạng và mùi hương.

- Mỗi bông hoa thường có cuống hoa, đài hoa nhị hoa và cánh hoa 

Hoạt động 2: Làm việc với vật thật

* Mục tiêu: Biết phân loại những bông hoa sưu tầm được.

* Cách tiến hành

Nhóm trưởng điều khiển các bạn trong nhóm của mình sắp xếp các bông hoa sưu tầm được theo từng nhóm tuỳ theo tiêu chí phân loại do nhóm đặt ra . Các bông hoa đó được gắn vào giấy khổ Ao.

HS cũng có thể vẽ thêm những bông hoa bên cạnh những bông hoa thật
( Làm việc nhóm

( Trưng bày

Hoạt động 3: Thảo luận cả lớp

* Mục tiêu: Nêu được chức năng và lợi ích của hoa

* Cách tiến hành:

· Hoa có chức năng gì?

· Hoa thường được dùng để làm gì? Cho ví dụ ?

· Quan sát hình trong SGK phân loại hoa nào dùng để trang trí, hoa nào dùng để ăn ?

* Kết luận: 

· Hoa là cơ quan sinh sản của cây.

· Hoa thường được dùng để trang trí, làm nước hoa và nhiều việc khác.
	* Trực tiếp

- GV giới thiệu, ghi tên bài 

* Trực quan, vấn đáp,  thảo luận 

- GV nêu yêu cầu

- HS quan sát các hình trong các hình vẽ trang 90, 91 SGK và bông hoa theo nhóm 2 theo các gợi ý – GV quan sát, giúp đỡ

- HS trình bày kết quả quan sát

- HS khác nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, kết luận

- HS nhắc lại

- HS đọc kết luận trong SGK

* Trực quan, thảo luận nhóm

- GV phát cho HS giấy, băng dính,...

- HS theo nhóm, dính các loại hoa sưu tầm được theo từng nhóm, ghi chú tên các loại hoa

- HS trưng bày sản phẩm, giới thiệu bộ sưu tập trước lớp

- HS khác quan sát, tìm hiểu, nhận xét

- GV và HS bình chọn bộ sưu tập nhiều, đúng và trình bày đẹp

* Thảo luận, vấn đáp

- GV nêu câu hỏi cho cả lớp thảo luận

- HS trình bày 

- HS khác nhận xét

- GV nhận xét, kết luận
- HS nhắc lại
- HS đọc kết luận trong SGK



	2’
	C. Củng cố – dặn dò

- GV nhận xét, khái quát, dặn dò

+ Đọc trước nội dung bài sau


	


                   ----------------------------------------------------------------
Tự nhiên và xã hội

Bài 48: Quả

 I. Mục tiêu: 

Sau bài học, HS biết :

-Nêunđược chức năng của quả đối với đời sống của thực vật và ích lợi của quả đối với đời sống con người.

 -Kể tên một số bộ phận thường có của một quả

II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN:
· Kĩ năng quan sát, so sánh để tìm ra sự khác nhau về đặc điểm bên ngoài của một số loại quả.

· Tổng hợp, phân tích thông tin để biết chức năng và lợi ích của quả với đời sống của thực vật vad đời sống của con người.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP KĨ THUẬ DẠY HỌC TÍCH CỰC:
· Quan sát và thảo luận thực tế.

· Trưng bày sản phẩm
 IV. Đồ dùng dạy học: 

 -Tranh ảnh sưu tầm về quả

   -Một số loại quả, dao, đĩa,...

   -Bảng kẻ sẵn bài tập

V. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Thời gian
	Nội dung dạy học
	Phương pháp dạy học

	 4’
	A. Kiểm tra bài cũ

- Nêu lợi ích của một số loài hoa

- GV nhận xét.
	* Kiểm tra, đánh giá

- HS trình bày: Tiến Đạt. 



	1’

28’
	B. Bài mới

1. Giới thiệu bài

- hát bài quả

2. Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm.
* Mục tiêu: 

Biết quan sát so sánh  để tìm ra sự khác nhau về màu sắc , mùi hương của một số loại quả.

Kể tên một só bộ phận thường có của một quả.

Cách tiến hành:

- Câu hỏi:

+ Kể tên mộ số loại quả.

+ Đố biết đó là quả gì ?

+ Trong các loại quả đó, bạn đã được ăn loại quả nào? Mùi vị của nó ra sao ?

+ Nói tên các bộ phận của quả

+ Người ta thường ăn bộ phận nào của quả ?

* Kết luận: 

- Các loại quả khác nhau thì có những đặc điểm khác nhau về kích thước, hình dáng, máu sắc, mùi vị nhưng chúng đều có những phần giống nhau, đó vỏ, thịt, hạt 

- Có phải tất cả các loại quả đều có đủ 3 phần ? 

Hoạt động 2: Thảo luận

* Mục tiêu: Nêu được chức năng của hạt và ích lợi của quả.
* Câu hỏi

- Quả thường được dùng để làm gì?, nêu VD

- Quan sát các quả thật và quả có trong hình, cho biết những quả nào dùng để ăn tươi, quả nào được dùng để chế biến thức ăn?

- Hạt có chức năng gì?

( Làm việc nhóm

( Trình bày

( Kết luận: 

+ Quả thường được dùng để ăn tươi, làm thức ăn, làm mứt, si rô hay nước ép đóng hộp,... 

+ Khi gặp diều kiện thích hợp hạt sẽ mọc thành cây mới.

Hoạt động 3: Trò chơi

* Mục tiêu: Biết hình dạng, kích thước của một số loại quả

* Cách tiến hành:

“ Ai nhanh ai đúng ”

* Luật chơi:

- Mỗi tổ cử 2 đại diện 

- Bạn thứ 1 viết tên 1 loại quả vào ô của đội mình, bạn còn lại lên đánh dấu đúng các đặc điểm của quả đó vào ô tương ứng, không có sẵn thì phải ghi rõ đặc điểm

- Đội nào đúng, nhanh nhất sẽ giành phần thắng


	* Trực tiếp

- Cả lớp hát, GV giới thiệu, ghi tên bài 

* Trực quan, vấn đáp,  thảo luận 

- GV nêu yêu cầu

- HS thực hiện

- HS đưa ra quả mình chuẩn bị - đố bạn

- HS trả lời

- HS khác nhận xét

- GV nhận xét, bổ một vài quả

- HS quan sát, trả lời các câu hỏi

- HS khác nhận xét

- GV nhận xét

- HS đọc kết luận trong SGK

- GV hỏi thêm

- HS trả lời

- HS khác nhận xét, lấy ví dụ

- GV nhận xét

* Trực quan, thảo luận nhóm

- GV nêu câu hỏi

- HS theo nhóm đôi trả lời các câu hỏi

* Thảo luận, vấn đáp

- GV nêu câu hỏi cho cả lớp thảo luận

- HS trình bày 

- HS khác nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, kết luận

- HS nhắc lại

- HS đọc kết luận trong SGK

* Trò chơi

- GV phổ biến luật chơi, dán băng giấy ghi nội dung trò chơi

- HS cử đại diện, xếp thành 2 hàng ngang trước bảng

- GV ra lệnh bắt đầu trò chơi

- HS chơi

- HS khác theo dõi xem bạn nào nhanh nhất

- HS nhận xét

- GV cùng HS kiểm tra kết quả

- GV nhận xét, tổng kết trò chơi



	2’
	B. Củng cố -dặn dò:
+ Đọc trước nội dung bài sau
	


                                   -------------------------------------------------------------
Tuần 25

                                                             Tự nhiên và xã hội

                                                       Tiết 49:Động vật

 I.Mục tiêu:

 Sau bài học, HS có khả năng:

-Biết đ​ợc cơ thể động vật gồm 3 phần: đầu, mình và cơ quan di chuyển.
    - Nhận ra sự đa dạng và phong phú của động vật về hình dạng, kích th​ớc, cấu tạo ngoài

     - Nêu đ​ợc ích lợi hoặc tác hại của một số động vật đối với con ng​ời

     - Quan sát hình vẽ hoặc vật thật và chỉ đ​ợc các bộ phận bên ngoài của một số động vật.

 II. Đồ dùng dạy học:

 - Các hình trong SGK trang 94, 95.

- S​u tầm các ảnh động vật mang đến lớp.

- Giấy khổ A4, bút màu đủ dùng cho mỗi HS.

 - Giấy khổ to, hồ dán.  

 III. Các hoạt động dạy- học:

	A/ kiểm tra bài cũ: (5')

- Nêu đặc điểm chung của các loại quả và cấu tạo chung của quả.
B/ Bài mới:(30')
1/ Giới thiệu bài:   Động vật
2/ Các hoạt động tìm hiểu bài:
Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận.

* Mục tiêu: 

- Nêu đ​ợc những điểm giống nhau và khác nhau của một số  con vật.

- Nhận ra đ​ợc sự đa dạng của động vật trong tự nhiên
* Cách tiến hành:
B​ớc 1: Làm việc theo nhóm.

- GV yêu cầu HS quan sát các hình trong SGK trang 94, 95 và tranh  ảnh các con vật s​u tầm đ​ợc.

- Nhóm tr​ởng điều khiển các bạn thảo luận theo gợi ý sau:

+ Bạn có nhận xét gì về hình dạng và kích th​ớc của các  vật?

+ Hãy chỉ đâu là đầu, mình, chân của từng con vật.

+ Chọn một số con vật có trong hình, nêu những điểm giống nhau và khác nhau về hình dạng, kích th​ớc và cấu tạo ngoài của chúng.

B​ớc 2: Hoạt động cả lớp.

*L​u ý: Mỗi nhóm chỉ trình bày một câu hỏi.

*Kết luận: Trong tự nhiên có rất nhiều loài động vật. Chúng có hình dạng, độ lớn,...khác nhau. Cơ thể chúng đều gồm ba phần: đầu, mình và cơ quan di chuyển.
Hoạt động 2: Làm việc cá nhân.

* Mục tiêu: Biết vẽ và tô màu một con vật mà HS ​a thích.
* Cách tiến hành:
B​ớc 1: Vẽ và tô màu.

GV yêu cầu HS lấy giấy và bút chì hay bút màu để vẽ một con vật mà các em ​a thích.

*L​u ý: GV dặn HS: Tô màu, ghi chú tên con vật và các bộ phận của cơ thể con vật trên hình vẽ.

B​ớc 2: Trình bày.

* Kết thúc tiết học, GV có thể cho HS chơi trò chơi :Đố bạn con gì?.

Cách chơi:

+ Mỗi HS đ​ợc GV đeo hình vẽ một con vật ở sau l​ng, em đó không biết đó là con gì, nh​ng cả lớp đều biết rõ.

+ HS đeo hình vẽ đ​ợc đặt câu hỏi đúng/ sai để đoán xem đó là con gì. Cả lớp chỉ trả lời đúng hoặc sai.

Ví dụ:

· Con này có 4 chân (hay có 2 chân, hay không có chân) phải không?

· Con này đ​ợc nuôi trong nhà (hay sống hoang dại,…) phải không?
…Sau khi hỏi một số câu hỏi, em HS phải đoán đ​ợc tên con vật.
*L​u ý: Có thể cho HS chơi theo nhóm để nhiều em đ​ợc tập đặt câu hỏi.

C/Củng cố - dặn dò:(5')

- Nêu đ​ợc những điểm giống và khác nhau của một số con vật.
	* Kiểm tra, đánh giá.

            (HS):HiÒn,

*Trực tiếp.

- GV giới thiệu, ghi tên bài.

*Quan sát, thảo luận

- HS quan sát các hình trong SGK trang 94, 95 và tranh  ảnh các con vật s​u tầm đ​ợc.

- Nhóm tr​ởng điều khiển các bạn thảo luận theo gợi ý.

- Đại diện các nhóm lên trình bày. Các nhóm khác bổ sung.

- GV kết luận.

- HS nhắc lại.

* Thực hành

- HS lấy giấy và bút chì hay bút màu để vẽ một con vật mà các em ​a thích.

- Từng cá nhân có thể dán bài của mình  tr​ớc lớp hoặc GV phát cho mỗi nhóm một tờ giấy khổ to  (nếu có điều kiện), nhóm tr​ởng tập hợp các bức tranh của các bạn trong nhóm dán vào đó và tr​ng bày tr​ớc lớp.

- GV có thể yêu cầu một số HS lên giới thiệu bức tranh của mình.

- GV và HS cùng nhận xét, đánh giá các tranh vẽ của cả lớp.

- Trò chơi.

- GV nhận xét.



------------------------------------------------
                                                       Tự nhiên và xã hội

                                                   Bài 50: Côn trùng      

	I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS có khả năng

- Nêu đ​ợc ích lợi hoặc tác hại của một số côn trùng đối với con ng​ời.

- Nêu tên và chỉ đ​ợc các bộ phận bên ngoài của một số côn trùng trên hình vẽ hoặc vật thật.

ii. các kns cơ bản:

- Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm thực hiện các hoạt động ( thực hành) giữ vệ sinh môi tr​ờng, vệ sinh nơi ở; tiêu diệt các loại côn trùng gây hại.

III. Các ph​ơng pháp kĩ thuật dạy học tích cực:

- Thảo luận nhóm

-Thuyết trình 

- Thực hành,

	IV. Đồ dùng dạy học:

- Các hình trong SGK trang 96, 97.

- S​u tầm các tranh ảnh côn trùng (hoặc các côn trùng thật: b​​ớm, châu chấu, chuồn chuồn.) và các thông tin về việc nuôi một số côn trùng có ích, diệt trừ những côn trùng có hại.

	V. Các hoạt động dạy học:


	A/ kiểm tra bài cũ: (5')

- Nêu đ​​ợc những điểm giống và khác nhau của một số con vật.
	*Kiểm tra, đánh giá

- 2 HS trả lời: Thơ, Đạt.

	a/ Bài mới:(30')
	

	1/ Giới thiệu bài:   nh​ mục I


	*Trực tiếp.

- GV giới thiệu, ghi tên bài.

	2/ Các hoạt động tìm hiểu bài:
	

	Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận.

* Mục tiêu: Chỉ và nói đúng tên các bộ phận cơ thể của các côn  trùng đ​ợc quan sát.
* Cách tiến hành:
	*Quan sát, thảo luận

	B​ớc 1: Làm việc theo nhóm.

- GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh các côn trùng trong SGK trang 96, 96 và s​​u tầm đ​ợc.

- Nhóm tr​​ởng điều khiển các bạn thảo luận. D​​ới đây là một số gợi ý:

+ Hãy chỉ đâu là đầu, ngực, bụng, chân, cánh (nếu có) của từng con côn trùng có trong hình. Chúng có mấy chân? Chúng sử dụng chân, cánh để làm gì? 

+ Bên trong cơ thể của chúng có x​​ơng sống không?
	- HS quan sát hình ảnh các côn trùng trong SGK trang 96, 96 và s​u tầm đ​​ợc.

- Nhóm tr​​ởng điều khiển các bạn thảo luận theo gợi ý.



	B​ớc 2: Làm việc cả lớp.

*Kết luận: Côn trùng (sâu bọ) là những động vật không x​​ơng sống. Chúng có 6 chân và chân phân thành các đốt. Phần lớn các loài côn trùng đều  có cánh.
	- Đại diện các nhóm lên trình bày. Mỗi nhóm giới thiệu về một con. Các nhóm khác bổ sung.

- HS rút ra đặc điểm chung của côn trùng.

	Hoạt động 2: Làm việc với những côn trùng thật và các tranh ảnh côn trùng s​u tầm đ​​ợc.

* Mục tiêu: 
- Kể đ​ợc tên một số côn trùng có ích và một số côn trùng có hại đối với con ng​ời.

- Nêu đ​ợc một số cách diệt trừ những côn trùng có hại.

* Cách tiến hành:
	*Thực hành

	B​ớc 1: Làm việc theo nhóm.

Các nhóm tr​ởng điều khiển các bạn phân loại những côn trùng thật hoặc tranh ảnh các loài côn trùng s​​u tầm đ​​ợc thành 3 nhóm: có ích, có hại và nhóm không ảnh h​​ởng gì đến con ng​​ời. HS cũng có thể viết tên hoặc vẽ thêm những côn trùng không s​​u tầm đ​ợc.
	- Làm việc theo nhóm.

	B​ớc 2: Làm việc cả lớp.

*L​u ý:

- GV có thể giúp HS hiểu: Có nhiều loài côn trùng có hại cho sức khoẻ con ng​ời (ví dụ: ruồi, muỗi...); cần luôn làm vệ sinh nhà ở, chuồng trại gia súc, gia cầm để các loài côn trùng này không có  nơi sinh sống. Đối với loài côn trùng phá hoại mùa màng (ví dụ: sâu đục thân, châu chấu) có thể dùng thuốc trừ sâu hoặc sử dụng các loại thiên địch (dùng sinh vật này tiêu diệt sinh vật khác trong tự nhiên).

- GV cũng có thể gợi ý HS tìm hiểu thêm các thông tin về việc nuôi ong lấy mật.
	- Các nhóm tr​​ng bày bộ s​u tập của mình tr​ớc lớp và cử ng​ời thuyết minh về những côn trùng có hại và cách diệt trừ chúng, những côn trùng có ích và cách nuôi những côn trùng đó. GV nhận xét và khen các nhóm làm việc tốt, sáng tạo.



	C/Củng cố - dặn dò:(5')

- Kể tên một số côn trùng có lợi và một số côn trùng có hại đối với con ng​ời.

- Nêu một số cách tiêu diệt những côn trùng có hại.


	-Vấn đáp.

- HS luyện tập 





----------------------------------------------------
Tuần: 26

Tự nhiên và xã hội

TIẾT 51: Tôm, cua

I. Mục tiêu: 

- Nêu được ích lợi của tôm, cua đối với đời sống con người.

- Nói tên và chỉ và nói được các bộ phận bên ngoài của tôm, cua trên hình vẽ hoặc vật thật.

+ Ghi chú: Biết tôm, cua là các động vật không xương sống. Cơ thể chúng được bao phủ lớp vỏ cứng, có nhiều chân và chân phân thành các đốt.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Các hình trong SGK trang 98, 99

- Sưu tầm tranh ảnh về việc nuôi, đánh bắt và chế biến tôm, cua

III. Các hoạt động dạy- học:
	 A/ kiểm tra bài cũ: (5')
- Kể tên một số loại côn trùng mà em biết. Nêu cách diệt một số côn trùng có hại.
	*Kiểm tra, đánh giá
(Thúy )



	B/ Bài mới: (33')
	

	1/ Giới thiệu bài:   như mục I

	*Trực tiếp.

- GV giới thiệu, ghi tên bài.

	2/ Các hoạt động tìm hiểu bài:
	

	Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận.

* Mục tiêu: Chỉ và nói được tên các bộ phận  cơ thể của các con tôm và cua.

* Cách tiến hành:
	*Quan sát, thảo luận

	Bước 1: Làm việc theo nhóm.

+ Bạn có nhận xét gì về kích thước của chúng.

+ Bên ngoài cơ thể của những con tôm, cua có gì bảo vệ? Bên trong cơ thể của chúng có xương sống không?

+ Hãy đếm xem cua có bao nhiêu chân, chân của chúng có gì đặc biệt.

	- GV yêu cầu HS quan sát hình các con tôm và cua trong SGK trang 98, 99 và sưu tầm được.

- Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận. 

	Bước 2: Làm việc cả lớp.

*Kết luận: Tôm và cua có hình dạng, kích thước khác nhau nhưng chúng đều không có xương sống. Cơ thể chúng được bao phủ bằng một lớp vỏ cứng, có nhiều chân và chân phân thành các đốt.
	- Đại diện các nhóm lên trình bày. Mỗi nhóm giới thiệu về một con.

- Sau khi các nhóm trình bày xong, GV yêu cầu cả lớp bổ sung và rút ra đặc điểm chung của tôm, cua.

	Hoạt động 2: Thảo luận cả lớp.

* Mục tiêu: Nêu được lợi ích của tôm và cua.
* Cách tiến hành:
	* Thảo luận

- GV gợi ý cho cả lớp thảo luận.

	- Tôm, cua sống ở đâu?

- Nêu ích lợi của tôm và cua.

- Giới thiệu về hoạt động nuôi, đánh bắt  hay chế biến tôm, cua mà em biết.
	

	*Kết luận: 

- Tôm, cua là những thức ăn chứa nhiều chất đạm cần cho cơ thể con người.

- ở  nước ta có nhiều sông, hồ và biển là những môi trường thuận tiện để nuôi và đánh bắt tôm, cua. Hiện nay, nghề nuôi tôm khá phát triển và tôm đã trở thành một mặt hàng xuất  khẩu của nước ta.
	- Vấn đáp, kết luận.

	C/Củng cố - dặn dò: (2')
- HS thực hành làm bài trong vở 

- Nhận xét tiết học.
	- HS làm bài trong vở bài tập.




--------------------------------------

  Tự nhiên và xã hội

Tiết 52: Cá
I. Mục tiêu : 

- Nêu được ích lợi của cá đối với  đời sống con người.
- Nãi tên và chỉ được các bộ phận bên ngoài của cá trên hình vẽ hoặc vật thật.
+ Ghi chú: Biết cá là động vật có xương sống, sống dưới nước, thở bằng mang. Cơ thể chúng thường có vẩy, có vây.
- Giáo dục: HS bảo vệ tốt môi trường nước để cá sinh sôi và phát triển.

II. Chuẩn bị :

- Các hình trong trong Sách giáo khoa – Trang 100, 101.

- Sưu tầm các tranh ảnh về việc nuôi, đánh bắt và chế biến cá.

III. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	A/Kiểm tra bài cũ (5')
- GV nêu câu hỏi

- Nhận xét ,

B/ Bài mới (33')

1/ Giới thiệu bài:   
-GV nêu mục tiêu bài học
2/ Các hoạt động tìm hiểu bài:
-Yêu cầu HS quan sát hình các con cá trong SGK – Trang 100, 101 và tranh ảnh các con cá sưu tầm được theo các câu hỏi :

+Chỉ và nói tên các con cá có trong hình. Bạn có nhận xét gì về độ lớn của chúng ?

+Bên ngoài cơ thể của những con cá này thường có gì bảo vệ ? Bên trong cơ thể của chúng có xương sống không ?

+Cá sống ở đâu? Chúng thở bằng gì? Di chuyển bằng gì ?

-Trình bày kết quả thảo luận.

-Kết luận : GV nêu

-Kể tên một số cá sống ở nước ngọt.

-Cá sống ở nước mặn ?

-Nêu ích lợi của cá ?

-Nêu hoạt động nuôi, đánh bắt, chế biến cá.
-Kết luận : GV nêu
c/ Củng cố - dặn dò: (2')
-Nhắc lại nội dung bài học

- Nhận xét giờ học
	- 3 học sinh trả lời (Tuấn, Ngân, Đạt)
-Lắng nghe

-Quan sát

-Cá vàng, cá chép, cá rô phi, cá quả … Chúng có độ lớn khác nhau.

-Có vảy bảo vệ. Bên trong có xương sống.
-Sống dưới nước, thở bằng mang, di chuyển bằng vây, đuôi.
-Thực hiện

-Lắng nghe

-Các chép, rô phi, cá quả, trắm cỏ …-Cá ngừ, cá chim, cá thu, cá đổng, cá mập, cá đuối, cá nục.

-Dùng để ăn.

-Nuôi cá nước ngọt.

-Đánh cá ở biển.

-Nuôi cá tra, cá Ba sa chế biến để xuất khẩu.

-Lắng nghe.

-2 học sinh


--------------------------------------------------------------

Tuần 27:

Tự nhiên và Xã hội
                                                      Tiết 53:CHIM
I.MỤC TIÊU:
 - Nêu được lợi ích của chim đối với con người

- Quan sát hình vẽ hoặc vật thật và chỉ được các bộ phận bên ngoài của chim.

* Ghi chú: - Biết chim là động vật có xương sống.Tất cả các loài chim đều có lông vũ, có mỏ, hai cánh và hai chân.

                 - Nêu nhận xét cánh và chân của đại diện chim bay( đại bàng), chim chạy( đà điểu).

II. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát, so sánh, đối chiếu để tìm ra đặc điểm chung về cấu tạo ngoài của cơ thể chim

- Kĩ năng hợp tác: Tìm kiếm các lựa chọn, các cách làm để tuyên truyền, bảo vệ các loài chim, bảo vệ môi trường sinh thái.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC:

- Thảo luận nhóm

- Sưu tầm và xử lí thông tin

- Giải quyết vấn đề
IV. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
       Thầy: Hình trong SGK trang 102,103


        Trò : Sưu tầm tranh, ảnh về một số loài chim

V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
A.Kiểm tra bài cũ: (5’)
Gọi 2 HS trả lời câu hỏi: Nêu các bộ phận của cá. Ích lợi của cá đối với đời sống con người.( YÕn,Trinh )
 Nhận xét ,đánh giá

B.Bài mới:(30’)
	

Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	   *.Giới thiệu bài:(Dùng lời nói)

   *Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận

- Mục tiêu: Chỉ và nói tên các bộ phận của chim

Yêu cầu HS quan sát tranh và thảo luận theo cặp

Mời đại diện các nhóm trình bày

- Kết luận:Chim có đầu, mình và cơ quan di chuyển.Thân có lông vũ, mỏ cứng để mò thức ăn. Chim là động vật có xương sống, có hai cánh và hai chân.

   * Hoạt động 2:Làm việc với tranh, ảnh đã sưu tầm

Mục tiêu: Giải thích vì sao không nên săn bắn và phá  tổ chim

Yêu cầu HS thảo luận theo tổ: phân loại các tranh ảnh đã sưu tầm được về các loài chim, thảo luận về ích lợi và cách bảo vệ các loài chim

Mời đại diện các nhóm trình bày

GV nhận xét, biểu dương nhóm trình bày tốt
	- Lắng nghe

- Quan sát tranh trong SGK thảo luận theo cặp

- Đại diện các nhóm trình bày

- Các nhóm khác nhận xét

- Lắng nghe

- 2 HS đọc lại phần kết luận

- Bước 1:Các nhóm phân loại các tranh, ảnh đã sưu tầm được về các loài chim, thảo luận theo câu hỏi SGK

- Bước 2: Các nhóm trưng bày bộ sưu tập của nhóm mình

- Bước 3: Đại diện các nhóm diễn thuyết về đề tài “ Bảo vệ các loài chim

- Các nhóm khác nhận xét


C.Cñng cè,dÆn dò (3')
Biết chỉ và nói được tên các bộ phận của cơ thể con chim được quan sát
-  GV nhắc HS về nhà học bài

--------------------------------------------------
     Tự nhiên và Xã hội
    Tiết 54:THÚ

I.MỤC TIÊU
 - Nêu được ích lợi của thú đối với con người.

 - Quan sát hình vẽ hoặc vật thật và chỉ  được các bộ phận bên ngoài của một số loài thú.
 -HS có ý thức chăm sóc và bảo vệ vật nuôi trong nhà
* Ghi chú:+ Biết những động vật có lông mao, đẻ con, nuôi con bằng sữa được gọi là thú hay động vật có vú.

                 + Nêu được một số ví dụ về thú nhà hay thú rừng.

II. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:

- Kĩ năng kiên định: Xác định giá trị; xây dựng niềm tin vào sự cần thiết trong việc bảo vệ các loài thú rừng.

- Kĩ năng hợp tác: Tìm kiếm các lựa chọn, các cách làm để tuyên truyền, bảo vệ các loài thú rừng ở địa phương.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC:

- Thảo luận nhóm

- Thu thập và xử lí thông tin

- Giải quyết vấn đề.
IV. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
       Thầy: Các hình trong SGK


        Trò : Sưu tầm tranh, ảnh về các loài thú.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

A.Kiểm tra bài cũ:(5’)
 Gọi 2 HS trả lời câu hỏi: ( Sơn ,Tiến)
Hãy nêu đặc điểm chung của các loài chim.

Hãy kể tên một số loài chim mà em biết.

    Nhận xét,đánh giá

B.Bài mới:(30’)
	

Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	   1.Giới thiệu bài:
   a, Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận 

*Mục tiêu:Chỉ và nói tên các bộ phận của loài thú nhà được quan sát

Yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi

Mời đại diện các nhóm trình bày

Kết luận :Đặc điểm của thú là có lông mao. Đẻ con và nuôi con bằng sữa( còn gọi là động vật có vú)

b.Hoạt động 2:Thảo luận cả lớp

*Mục tiêu: Nêu ích lợi của thú nhà.

Yêu cầu HS thảo luận về ích lợi của thú nuôi theo câu hỏi gợi ý (SGK)

Mời HS trình bày

Kết luận:Lợn, trâu, bò là vật nuôi chính cung cấp thịt, sữa đảm bảo cung cấp cho cơ thể chất đạm và dinh dưỡng

Ngoài ra nó còn cung cấp sức kéo và phân bón ruộng

c Hoạt động 3:Làm việc cá nhân

*Mục tiêu:Biết vẽ và tô màu một con thú nhà mà em yêu thích

Yêu cầu HS vẽ một con thú mà mình yêu thích

Yêu cầu HS tự giới thiệu về bức tranh của mình

Nhận xét, biểu dương những HS có bài vẽ đẹp
	- Lắng nghe

- Thảo luận theo nhóm đôi

- Đại diện các nhóm trình bày

- Lắng nghe

- Thảo luận cả lớp theo câu hỏi gợi ý trong SGK

- Trình bày

- 2 HS đọc phần kết luận SGK

- HS vẽ một con thú mà mình yêu thích

- Giới thiệu về bức tranh của mình - Cả lớp nhận xét


C.Củng cố,dÆn dß (2’)

Chỉ và nói được tên các bộ phận của các loài thú và ích lợi của các loài thú được quan sát. Vẽ và tô màu một con thú nhà mà em thích.

-  GV nhắc HS về nhà học bài

----------------------------------------------
TUẦN 28:

Tự nhiên xã hội: (TiÕt 55)
THÚ(TIẾP THEO)
I/ Mục tiêu 
- Nêu được ích lợi của thú đối với con người.

 - Quan sát hình vẽ hoặc vật thật và chỉ  được các bộ phận bên ngoài của một số loài thú.

 -HS có ý thức chăm sóc và bảo vệ vật nuôi trong nhà
* Ghi chó:+ Biết những động vật có lông mao, đẻ con, nuôi con bằng sữa được gọi là thú hay động vật có vú.

                 + Nêu được một số ví dụ về thú nhà hay thú rừng.

II/ Các KNS cơ bản được giáo dục:
- Kĩ năng kiên định: Xác định giá trị; xây dựng niềm tin vào sự cần thiết trong việc bảo vệ các loài thú rừng.

- Kĩ năng hợp tác: Tìm kiếm các lựa chọn, các cách làm để tuyên truyền, bảo vệ các loài thú rừng ở địa phương.

III/ Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực:

- Thảo luận nhãm

- Thu thập và xử lÝ th«ng tin

- Giải quyết vấn đề.
IV/ Đồ dùng dạy học:    Tranh ảnh  trong sách trang 106, 107. Sưu tầm ảnh các loại thú rừng mang đến lớp.
 V/ Hoạt động dạy - học :
 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ:(5’)
- Kiểm tra bài "Thú tiết 1".

- Gọi 2 học sinh trả lời nội dung.

- Nhận xét đánh giá.  

B.Bài mới(28’)         

1) Giới thiệu bài:

2) Khai thác:  

* Hoạt động 1   Quan sát và Thảo luận.  

 Bước 1:    Thảo luận theo nhóm 

- Yêu cầu các quan sát các tranh vẽ các con thú rừngø trang 106, 107 SGK và ảnh các loại thú rừng sưu tầm được, thảo luận các câu hỏi:  

+ Kể tên các con thú rừng mà em biết ?

+ Nêu đặc điểm, cấu tạo ngoài của từng loài thú rừng mà em biết ?

+ So sánh và tìm ra những điểm giống nhau và khác nhau giữa một số loài thú rừng và thú nhà ?

Bước 2 : Làm việc cả lớp 

- Mời đại diện một số nhóm lên mỗi nhóm trình bày về hình dạng, đặc điểm bên ngoài của một loài thú rừng.

- Hướng dẫn học sinh phân biệt về thú nhà và thú rừng 

- Giáo viên kết luận:  sách giáo khoa. 

* Hoạt động 2:    Làm việc cả lớp.

Bước 1 : - Chia lớp thành các nhóm nhỏ. 
- Phát cho mỗi nhóm các bức tranh về thú rừng và các bức tranh do nhóm tự sưu tầm.

- Yêu cầu các nhóm phân loại : Loài thú ăn cỏ. Loài thú ăn thịt.

- Tai sao chúng ta cần phải bảo vệ thú rừng ?

Bước 2: - Mời đại diện các nhóm lên trưng bày bộ sưu tập của nhóm mình trước lớp cử người lên thuyết minh cho bộ sưu tập.

- Yêu cầu các nhóm đưa ra các biện pháp bảo vệ thú rừng,..

+ Bản thân em cần làm gì để góp phần bảo vệ thú rừng ?

* Hoạt động 3:   Làm việc cá nhân.  
-  Yêu cầu học sinh lấy giấy và bút chì, bút màu để vẽ và tô màu một con thú rừngø mà mình ưa thích. Vẽ xong ghi chú tên con vật và các bộ phận của nó trên hình vẽ. 
- Yêu cầu HS vẽ xong dán sản phẩm của mình trưng bày trước lớp.

- Mời một số em lên tự giới thiệu về bức tranh.   

- Nhận xét bài vẽ của học sinh.

 3) Củng cố - dặn dò:(5’)
- Cho học sinh liên hệ với cuộc sống hàng ngày.

- Xem trước bài mới.
	- 2HS trả lời câu hỏi: Sơn .Tiến, 
+ Nêu đặc điểm chung của thú.

+ Nêu ích lợi của các thú nhà.

- Lớp theo dõi.

- Các nhóm quan sát các hình trong SGK, các hình con vật sưu tầm được và thảo luận các câu hỏi trong phiếu. 

- Đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả thảo luận.

- Các nhóm khác nhận xét bổ sung:

+ Các loài thú rừng và nhà có những điểm giống nhau như : Là những con vật có lông mao, đẻ con và chúng nuôi con bằng sữa.

Khác nhau là : Thú nhà được con người nuôi thuần dưỡng qua nhiều đời nên thích nghi với điều kiện chăm sóc, còn thú rừng sống  hoang dã thích nghi với cuộc sống tự nhiên và tự kiếm ăn.

- 2 em nhắc lại KL. Lớp đọc thầm ghi nhớ. 

- Trao đổi thảo luận trong nhóm để hoàn thành bài tập được giao. 

- Đại diện lên đứng lên báo cáo trước lớp về bộ sưu tập các loài thú rừng và các biện pháp nhằm bảo vệ thú rừng như : Không săn bắn các loài thú rừng, không chặt phá rừng làm mất nơi ở và sinh sống của thú rừng, …

-  Cả lớp theo dõi bình chọn nhóm thắng cuộc.

+ Vận động gia đình không săn bắt hay ăn thịt thú rừng.

- Lớp thực hành vẽ.

- Từng nhóm dán sản phẩm vào tờ phiếu rồi trưng bày trước lớp.

- Cử đại diện lên giới thiệu các bức tranh của nhóm.




                                     --------------------------------------------
Tự nhiên xã hội: ( TiÕt 56)

MẶT TRỜI
 I/ Mục tiêu:  

       - Nêu được vai trò của Mặt Trời đối với sự sống trên Trái Đất. 
        - Mặt Trời chiếu sáng và sưởi ấm trái đất.
       - GDHS biết lợi ích của ánh sáng  và nhiệt của mặt trời.
*) Ghi chú: nêu được những viêc gia đình đã sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt trời.
II/ Đồ dùng dạy học:    
- Tranh ảnh  trong sách trang 110, 111. 

III/ Hoạt động dạy - học :
 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ:(5’)
- Kiểm tra bài "Thú tiết 2".

- Gọi 2 học sinh trả lời nội dung.

- Nhận xét đánh giá.  

B.Bài mới; (25’)         

1) Giới thiệu bài:

2) Khai thác:  

* Hoạt động 1   Quan sát và Thảo luận.  

 Bước 1:    Thảo luận theo nhóm 

- Chia nhóm.

- Yêu cầu các nhóm thảo luận các câu hỏi:  

+ Vì sao ban ngày không cần đèn mà chúng ta vẫn nhìn rõ mọi vật ?   
+ Khi ra ngoài trời nắng bạn thấy như thế nào ? Vì sao?

+ Hãy nêu ví dụ chứng tỏ mặt trời vừa tỏa sáng lại vừa tỏa nhiệt ?

Bước 2 : Làm việc cả lớp 

- Mời đại diện một số nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.

- Giáo viên kết luận: Mặt trời vừa chiếu sáng vừa tỏa nhiệt 

* Hoạt động 2:   Quan sát ngoài trời  

Bước 1:

- Yêu cầu HS quan sát  phong cảnh xung quanh trường rồi thảo luận trong nhóm theo gợi ý :

+ Nêu VD về vai trò của mặt trời đối với con người, động vật, thực vật ?

+ Nếu không có mặt trời thì điều gì sẽ xảy ra trên mặt đất ?  
Bước 2:

- Mời đại diện một số nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.

- Giáo viên kết luận.

* Hoạt động 3:  Làm việc với sách giáo khoa.

- Yêu cầu HS quan sát các hình 2, 3, 4 trang 111 SGKvà kể với bạn những ví dụ về việc con người đã sử dụng ánh sáng  và nhiệt của mặt trời.

- Mời một số em trả lời trước lớp.

- Gia đình em đã sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt Trời để làm gì ?

- Giáo viên kết luận: Ngày nay các nhà khoa học nghiên cứu sử dụng năng lượng của Mặt Trời: pin Mặt Trời.

3) Củng cố - dặn dò:(5’)
- Cho học sinh liên hệ với cuộc sống hàng ngày.

- Xem trước bài mới.
	- 2HS trả lời câu hỏi: Nam . Ng©n.
+ Nêu đặc điểm chung của thú rừng.
 Em cần làm gì để bảo vệ thú rừng ?

- Lớp theo dõi.

- Từng nhóm dưới sự điều khiển của nhóm trưởng thảo luận và đi đến thống nhất: 

+ Chúng ta nhìn rõ mọi vật là nhờ mặt trời chiếu sáng. 

+ Khi đi ra ngoài trời nắng ta thấy nóng. Vì do sức nóng của mặt trời chiếu vào.

+ Khi đi ra ngoài trời chúng ta nhìn thấy mọi vật và thấy nóng điều đó chứng tỏ mặt trời vừa chiếu sáng vừa tỏa nhiệt.

- Đại diện các nhóm báo cáo trước lớp.

- Các nhóm khác nhận xét bổ sung.

- 2 em nhắc lại KL. Lớp đọc thầm ghi nhớ. 

- Lớp ra ngoài trời để quan sát phong cảnh xung quanh trường, thảo luận trong nhóm .

+ Mặt trời có vai trò chiếu sáng, sưởi ấm, giúp cho con người phơi khô quần áo …Giúp cho cây cỏ xanh tươi, người và động vật khỏe mạnh.

+ Nếu không có mặt trời thì sẽ không có sự sống trên trái đất.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc.

- Học sinh làm việc cá nhân quan sát các hình 2, 3, 4 kể cho bạn nghe về việc con người đã dùng ánh sáng mặt trời trong cuộc sống.

- Một số em lên lên kể trước lớp.

- Cả lớp theo dõi nhận xét bổ sung.





------------------------------------------

TUẦN 29
Tự nhiên - xã hội: 
TiÕt 57)  Thực hành: Đi thăm thiên nhiên.

I. Mục tiêu:
- Quan sát và chỉ được các bộ phận bên ngoài của các cây, con vật  đã gặp khi đi thăm thiên nhiên.

- Ghi chó: HS khá, giỏi: Biết phân loại được một số cây, con vật đã gặp.
II. Các KNS  cơ bản được giáo dục:

- Tìm kiếm và xử lí thông tin:Tæng hợp các thông tin thu nhận được về các loại cây, con vật; Khái quát hóa về đặc điểm chung của thực vật và động vật

- Kĩ năng hợp tác:Hîp tác khi làm việc nhóm như: kĩ năng lắng nghe, trình bày ý kiến cá nhân và khả năng diễn đạt, tôn trọng ý kiến người khác, tự tin. Nỗ lực làm viªcj của ca nhân tạo nên kết quả chung của cả nhóm.

- Trình bày sáng tạo kết quả thu nhận được của nhóm bằng hình ảnh thông tin…

III. Các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực:

- Quan sát thực địa

- Làm việc nhóm

- Thảo luận.
II. CHUẨN BỊ:

* GV: Hình trong SGK trang 108, 109.

*  HS: SGK, vở.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG:

	1.Bài cũ: (5’) Mặt trời

-Mặt trời có chức năng gì ?

-Người ta sử dụng ánh sáng và nhiệt của MT vào những việc gì?
- GV nhận xét.

2.Bài mới(28’)         

a) Giới thiệu bài:
b) Khai thác:  
1. Hoạt động 1: HS trình bày những ghi chép khi quan sát ngoµi  thiên nhiên ở nhà mà GV đã dặn  ở tiết trước.

     Kể tên các loại cây em đã quan sát được và chỉ được các bộ phận bên ngồi  của các  cây  đó.

2.Hoạt động 2 : Phân loại cây cối theo cách mọc và cấu tạo của chúng
( GDMT: - Hình thành biểu tượng về môi trường tự nhên.

Yêu thích thiên nhiên.

- Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét, mô tả môi trường xung quanh.
	- 2 HS trả lời câu hỏi

- HS nhận xét
- HS chú ý lắng nghe

- HS trình bày ý kiến

- Kể tên các cây mà mình quan sát được.

	3 .Tổng kết – dặn dò.(5’)
-Chuẩn bị bài sau: Đi thăm thiên nhiên (tt)

-Nhận xét bài học.
	


                                -------------------------------------------------
Tự nhiên và Xã hội

(TiÕt 58) Thực hành: Đi thăm thiên nhiên. (tt)

I. Mục tiêu: 
-Quan sát và chỉ được các bộ phận bên ngồi của các cây, con vật  đã gặp khi đi thăm thiên nhiên.

-HS khá, giỏi: Biết phân loại được một số cây, con vật đã gặp.
* KNS:Tìm kiếm và xử lí thông tin; kĩ năng hợp tác; Trình bày sang tạo.

II. CHUẨN BỊ:

* GV: Hình trong SGK trang 108, 109.

*  HS: SGK, vở.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG:

1.Bài cũ:Gv KT việc quan sát ngồi thiên nhiên ở nhà của HS

2.Giới thiệu và nêu vấn đề: 

3.Phát triển các hoạt động. 

	*  Hoạt động 1:HS kể tên các con vật đã quan sát được và nêu  các bộ phận bên ngồi  của các con vật đó .
	

	*  Hoạt động 2: Phân loại các con vật theo nhóm Côn trùng , chim ,thú ,cá, tôm cua
( GDMT: - Hình thành biểu tượng về môi trường tự nhên.

Yêu thích thiên nhiên.Yêu thích các con vật,có ý thức bảo vệ các lồi động vật quý hiếm .

- Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét, mô tả môi trường xung quanh.
	

	4 .Tổng kết – dặn dò.

-Chuẩn bị bài sau: Trái đất . Quả địa cầu
-Nhận xét bài học.


                                             ------------------------------------------------

Tuần: 30
Tự nhiên-xã hội

Tiết 59: TRÁI ĐẤT. QUẢ ĐỊA CẦU
I. Mục tiêu:  

-Biết được trái đất rất lớn và có hình cầu .

-Biết cấu tạo của quả địa cầu.

+ Ghi chú: Quan sát và chỉ được trên quả địa cầu cực Bắc, cực Nam, Bắc bán cầu, Nam bán cầu, đường xích đạo.
II. Đồ dùng dạy học:   

- Tranh ảnh trong sách trang 112, 113. Quả địa cầu. Hai bộ bìa mỗi bộ 5 tấm ghi : Cực Bắc, cực Nam, Bắc bán cầu và Nam bán cầu, xích đạo. Giấy A4, bút màu lông + giấy khổ to.

III. Hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ: (5')
- Kiểm tra các kiến thức qua bài: “Mặt Trời”

- Gọi 2 HS trả lời nội dung.

- Nhận xét đánh giá.

2.Bài mới: (33')
 a) Giới thiệu bài:

* Hoạt động 1 : Yêu cầu làm việc cả lớp.

- Yêu cầu các cá nhân quan sát hình 1 SGK:

+ Trái đất có dạng hình gì ?
- Yêu cầu quan sát quả địa cầu trao đổi để nêu ra các bộ phận của quả địa cầu ?

- Yêu cầu  HS chỉ và nêu các bộ phận đó.

- Chỉ cho HS vị trí của nước Việt Nam  trên quả địa cầu.

- Kết luận: sách giáo  viên 

* Hoạt động 2 : 

- Yêu cầu các nhóm quan sát hình 2 trong SGK  thảo luận theo các câu hỏi gợi ý :

+ Hãy chỉ trên hình cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu và Nam bán cầu ?

+ Quan sát quả địa cầu đặt trên mặt bàn em có nhận xét gì trục của nó so với mặt bàn ?

- Lắng nghe và nhận xét đánh giá  rút ra kết luận.
* Hoạt động 3: Trò chơi gắn chữ vào sơ đồ câm.

- Treo hai hình phóng to hình 2 SGK  lên bảng 

- Chia lóp thành nhiều nhóm.

- Gọi hai nhóm lên xếp thành hai hàng dọc. 
- Phát mỗi nhóm 5 tấm bìa.

- Phổ biến luật chơi và yêu cầu hai nhóm thực hiện trò chơi.

- Quan sát nhận xét đánh giá kết quả các nhóm.

3) Củng cố - dặn dò: (2')
- Cho HS nhắc lại bài học.
- Xem trước bài mới
	- Trả lời về nội dung bài học trong bài:

” Mặt Trời ”  đã học tiết trước. (Thúy, Hòa)
- Lớp mở SGK quan sát  hình 1 và nêu.

+ Trái đất có dạng hình tròn, hình cầu, giống hình quả bóng, vv …

- Gồm có giá đỡ, trục gắn quả địa cầu với giá đỡ.

- Quan sát để nhận biết vị trí nước ta trên quả địa cầu.

- Hai em nhắc lại Quả ®Êtcó dạng hình cầu và rất lớn.

- Các nhóm tiến hành quan sát  hình 2 SGK.

-Lần lượt chỉ cho các bạn trong nhóm xem cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu và Nam bán cầu.

- Trục của trái địa cầu hơi nghiêng so với mặt bàn.

- Cử đại diện của nhóm lên báo cáo trước lớp

-Từng nhóm dưới sự điều khiển của nhóm trưởng  thảo luận để  hoàn thành bài tập.

- Các đại diện mỗi nhóm lên thi với nhau trước lớp trước lớp ( gắn tấm bìa của mình lên hình vẽ trên bảng ).

- Lớp theo dõi nhận xét bình chọn nhóm  thắng cuộc.

- Hai em nêu lại nội dung bài học .


                              -------------------------------------------
Tự nhiên xã hội

Tiết 60: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT
I. Mục tiêu:

- Biết Trái Đất vừa tự quay quanh mình nó, vừa chuyển động quanh Mặt Trời. 

- Biết sử dụng mũi tên để mô tả chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời.

+Ghi chú: Biết cả hai chuyển động của Trái Đất theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.

- Giáo dục học sinh lòng yêu thích tìm hiểu thế giới xung quanh.
II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài.

- Kĩ năng hợp tác và kĩ năng làm chủ bản thân: Hợp tác và đảm nhận trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Kĩ năng giao tiếp: Tự tin khi trình bày và thực hành quay quả địa cầu.

- Phát triển kĩ năng tư duy sáng tạo.
III.Các phương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng.

- Thảo luận nhóm.

- Trò chơi.

- Viết tích cực.
IV. Đồ dùng dạy học:

- Tranh ảnh  trong sách trang 114, 115.

V. Các hoạt động dạy học:


	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ: (5')
- Kiểm tra  các kiến thức bài : “ Mặt Trời”

- Gọi 2 HS trả lời nội dung.

- Nhận xét đánh giá về sự chuẩn bị bài của HS 2.Bài mới (33')               

a) Giới thiệu bài:
- Hôm nay các em sẽ tìm hiểu về Sự chuyển động của trái đất “.

b/ Khai thác bài :

*KNS: 
+Kĩ năng hợp tác và kĩ năng làm chủ bản thân: Hợp tác và đảm nhận trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
+ Kĩ năng giao tiếp: Tự tin khi trình bày và thực hành quay quả địa cầu.

+ Phát triển kĩ năng tư duy sáng tạo.

- Hđ1 : Thảo luận nhóm.
*Bước 1 : - Yêu cầu làm việc theo từng nhóm.

-  Giao việc đến từng nhóm.  
- Hướng dẫn quan sát hình 1 SGK .

-  Trái đất quay quanh trục sủa nó theo hướng cùng chiều hay ngược chiều so với chiều kim đồng hồ ?  

-  Yêu cầu các nhóm quay quả địa cầu ?   
- Khi ra ngoài trời nắng bạn thấy như thế nào ? Vì sao?

- Hãy nêu ví dụ chứng tỏ mặt trời vừa tỏa sáng lại vừa tỏa nhiệt ?

- Bước 2 : -  Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên thực hành quay quả địa cầu theo đúng chiều quay Trái Đất quanh mình nó.

- Quan sát nhận xét đánh giá  sự làm việc của HS.

* Rút kết luận: như SGK .

Hđ2: Quan sát tranh theo cặp :
- Bước 1 : Yêu cầu quan sát  hình 3 SGK  rồi thảo luận theo gợi ý :

- Hãy chỉ hướng quay của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời ?

- Bước 2 : Yêu cầu lần lượt từng cặp lên thực hành quay và báo cáo  trước lớp.

- Theo dõi và hoàn chỉnh phần trả lời của HS.

Hđ3: Chơi trò chơi Trái Đất quay.
- Hướng dẫn cách chơi cho từng nhóm.

-  Mời một số em  ra sân chơi thử.

- Yêu cầu HS đóng vai Mặt Trời đứng giữa, em đóng vai Trái Đất quay quanh mình và quanh Mặt Trời 

-  Nhận xét bổ sung  về cách thể hiện trò chơi của HS. 
3) Củng cố -  Dặn dò: (2')
- Liên hệ với cuộc sống hàng ngày.Xem trước bài mới.
	- Trả lời về  nội dung  bài học trong bài :

” Mặt Trời”  đã học tiết trước (Phương, Kiều) 

- Lớp theo dõi vài em nhắc lại tựa bài

* Thảo luận nhóm, trò chơi, viết tích cực.

-  Chia ra từng nhóm dưới sự điều khiển của nhóm trưởng quan sát  hình 1 SGK thảo luận và đi đến thống nhất 

- Nếu ta nhìn từ Cực Bắc thì Trái Đất quay ngược chiều kim đồng hồ. 

- Các nhóm thực hành quay quả địa cầu theo chiều quay của Trái Đất.

-  Các nhóm cử đại diện lên thực hành quay quả địa cầu theo đúng chiều quay của Trái Đất quanh mình nó trước lớp.

- Lớp lắng nghe và nhận xét.

-  Lớp  quan sát hình 3 SGK.

-  Từng cặp quan sát  và nói cho nhau nghe về chiều quay của Trái Đất .

- Đại diện các các cặp lên báo cáo  quay và chỉ ra các vòng quay của Trái Đất quanh mình nó và quay quanh Mặt Trời.
-  HS làm việc theo nhóm.

- Một số em đóng vai Trái Đất và vai Mặt Trời để thực hiện trò chơi : Trái Đất quay.

- Lớp quan sát  nhận xét cách thực hiện của bạn.

-Về nhà học thuộc bài và xem trước bài mới.  


'
------------------------------------------------

Tuần: 31

Tự nhiên và Xã  hội
Tiết 61: trái đất là một hành tinh trong hệ mặt trời
I.Mục tiêu
- Nêu đ​ợc vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt trời: từ Mặt trời ra xa dần, Trái Đất là hành tinh thứ 3 trong hệ Mặt trời.

+ Ghi chú: Biết đ​ợc hệ Mặt Trời có 8 hành tinh và chỉ Trái Đất là hành tinh có sự sống.

II. Các kĩ năng sống cơ bản đ​ợc giáo dục trong bài.

- Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm thực hiện các hoạt động giữ cho Trái Đất luôn xanh, sạch và đẹp: giữ vệ sinh môi tr​êng, vệ sinh nơi ở; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

III.Các ph​ơng pháp / kt  dạy học tích cực có thể sử dụng.

- Quan sát.

- Thảo luận nhóm.

- Kể chuyện.

- Thực hành.

IV. Đồ dùng dạy học:

- Các hình trong SGK trang 116,117.

V.Các hoạt động dạy- học

	

Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A Kiểm tra bài cũ: (5')
  Gọi 2 HS trả lời câu hỏi

Trái Đất chuyển động nh​ thế nào?

  Nhận xét,đánh giá

B.Bài mới: (33')

   * Giới thiệu bài:(Dùng lời nói)

   * Hoạt động 1: Quan sát tranh theo cặp

Yêu cầu HS thảo luận theo câu hỏi

- Hệ mặt trời có mấy hành tinh?

- Kể từ mặt trời, Trái Đất là hành tinh thứ mấy?

- Tại sao lại gọi Trái Đất là một hành tinh trong hệ mặt trời?

Gọi đại diện các nhóm trình bày

Nhận xét, kết luận

Kết luận: trong hệ mặt trời có 8 hành tinh cùng chuyển động quanh mặt trời và tạo thành hệ mặt trời

* Hoạt động 2: Thảo luận nhóm 4

+KNS: Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm thực hiện các hoạt động giữ cho Trái Đất luôn xanh, sạch và đẹp: giữ vệ sinh môi tr​êng, vệ sinh nơi ở; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

Cho HS thảo luận theo câu hỏi:
- Trong hệ mặt trời,  hành tinh nào có sự sống?

- Ta phải làm gì cho Trái Đất luôn xanh, sạch, đẹp?

Mời đại diện các nhóm trình bày

Nhận xét, kết luận

Kết luận: Trong hệ mặt trời, Trái Đất là hành tinh có sự sống, Để giữ cho Trái Đất luôn xanh, sạch, đẹp ta phải bảo vệ cây xanh, vứt, đổ rác thải đúng nơi quy định, vệ sinh môi tr​ờng sạch sẽ

* Hoạt động 3: Thi kể về hành tinh trong hệ mặt trời

Cho HS hoạt động nhóm, kể cho nhau nghe những điều mình biết về hành tinh trong hệ mặt trời

Gọi một số em kể tr​ớc lớp

Nhận xét, biểu d​ơng những HS kể tốt
C.Củng cố Dặn dò (2')
-   GV hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học

-  GV nhắc HS về nhà học bài
	- 2 HS trả lời câu hỏi (Ngân, Thuý)

- Nhận xét

* Quan sát, thaỷo luaọn nhoựm, kể chuyện, thực hành.

- Lắng nghe

- Quan sát tranh trong SGK theo cặp và thảo luận theo câu hỏi gợi ý

- Đại diện các nhóm trình bày

- Nhận xét

- Lắng ghe

- Thảo luận theo nhóm 4 theo câu hỏi(SGK)

- Đại diện các nhóm trình bày

- Nhận xét

- Lắng nghe

- Hoạt động nhóm đôi

- Thi kể về hành tinh trong hệ mặt trời

- Nhận xét

- Lắng nghe

- Ghi nhớ


                                 -----------------------------------------------
Tự nhiên và Xã hội
Tiết 62: mặt trăng là vệ tinh của trái đất
I.Mục tiêu 
- Sử dụng mũi tên để mô tả chiều chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất.

+ Ghi chú: So sánh đ​ợc độ lớn của Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời: Trái Đất lớn hơn Mặt Trăng. Mặt Trời lớn hơn Trái Đất nhiều lần.

II. Đồ dùng dạy- học
- GV: quả địa cầu.

- HS: Các hình trong SGK.

III. Các hoạt động dạy- học

	

Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A.Kiểm tra bài cũ: (5')
- Gọi 2 HS trả lời câu hỏi

Chúng ta cần làm gì để giữ cho Trái Đất luôn xanh, sạch, đẹp? - Nhận xét, đánh giá

B.Bài mới: (33')

   * Giới thiệu bài:(Dùng lời nói)

   * Hoạt động 1:Quan sát tranh theo cặp

Yêu cầu HS thảo luận

Mời đại diện các nhóm trình bày

Kết luận: Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo h​ớng cùng chiều quay của Trái Đất quanh Mặt Trời. Trái Đất lớn hơn Mặt Trăng, Mặt Trời lớn hơn Trái Đất nhiều lần.

* Hoạt động 2: Vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất

Giới thiệu cho HS biết vệ tinh là thiên thể chuyển động xung quanh hành tinh

Tại sao Mặt Trăng đ​ợc gọi là vệ tinh của Trái Đất?

(Mặt Trăng là vệ tinh tự nhiên của Trái Đất. Ngoài ra chuyển động quanh Trái Đất còn có vệ tinh nhân tạo do con ng​ời phóng lên vũ trụ)

Cho HS vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất

Yêu cầu HS trình bày bài vẽ của mình

Nhận xét, kết luận: Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất nên đ​ợc gọi là vệ tinh của Trái Đất.

* Hoạt động 3: Trò chơi “ Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất”
H​ớng dẫn HS cách chơi, luật chơi sau đó cho HS tiến hành trò chơi.

Từng HS đóng vai Mặt Trăng và đi vòng quanh quả địa cầu theo chiều mũi tên, mặt luôn h​ớng về quả địa cầu.

Nhận xét, biểu d​ơng những HS thực hiện trò chơi đúng.

C.Củng cố- Dặn dò: (2')

- GV hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học

- GV nhắc HS về nhà học bài
	- 2 HS trả lời câu hỏi (Tuấn, Yến)

- Nhận xét

- Lắng nghe

- Quan sát tranh theo nhóm đôi, thảo luận câu hỏi trong SGK

- Đại diện các nhóm trình bày

- Nhận xét

- Lắng nghe

- Lắng nghe

- Trả lời

- Vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất

- Gắn tranh lên bảng trình bày

Nhận xét

- Lắng nghe

- Nhóm tr​ởng điều khiển cho nhóm mình chơi trò chơi

- Cử đại diện (mỗi nhóm 2 HS) trình bày tr​ớc lớp

- Nhận xét

- Lắng nghe

- Ghi nhớ


                                          -----------------------------------------------

Tuần: 32
Tự nhiên xã hội 
Tiết 63: NGÀY VÀ ĐÊM TRÊN TRÁI ĐẤT
I. Mục tiêu
- Biết sử dụng mô hình để nói về hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất.
- Biết một ngày có 24 giờ.

+ Ghi chú: biết được mọi nơi trên Trái Đất đều có ngày và đêm kế tiếp nhau không ngừng.
II. Đồ dùng dạy- học
- Tranh ảnh  trong sách trang 120, 121.

III. Các hoạt động dạy- học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: (5')
- KT VBT NX
B.Bài mới: (30')
1) Giới thiệu bài:

Hoạt động1: Yêu cầu quan sát tranh theo cặp
- Yêu cầu quan sát hình 1 và 2 trang  120 và 121 sách giáo khoa.

-Tại sao bóng đèn không chiếu sáng được toàn bộ bề mặt quả địa cầu  ?

-Khoảng thời gian phần Trái Đất được mặt Trời chiếu sáng gọi là gì ?

-Khoảng thời gian phần Trái Đất không được mặt Trời chiếu sáng gọi là gì ?
-Yêu cầu một số em trả lời trước lớp .

-Lắng nghe nhận xét đánh giá ý kiến của học sinh .

-Rút kết luận như sách giáo  viên 

Hoạt động 2: 

-Yêu cầu các nhóm thực hành làm như hướng dẫn trong sách giáo khoa  .
-Mời lần lượt các đại diện từng nhóm lên làm thực hành trước lớp .

-Lắng nghe và nhận xét đánh giá  rút ra kết luận như sách giáo viên .

Hoạt động 3 : Thảo luận cá lớp  .

-Giáo viên đánh dấu một điểm trên quả cầu .

-Quay quả địa cầu đúng một vòng theo  ngược chiều kim đồng hồ và đến khi điểm đánh dấu trở về chỗ cũ .

-Qui ước thời gian cho Trái Đất  quay được một vòng trở về chỗ cũ là 1 ngày .

-Vậy một ngày có bao nhiêu giờ ?

-Nếu Trái Đất  ngừng quay thì ngày và đêm trên Trái Đất  như thế nào ? 

C) Củng cố - Dặn dò: (2')

-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.

-Dặn về nhà học bài, xem trước bài mới.
	- Lớp mở sách giáo khoa  quan sát  hình 1và 2 trang 120 , 121 và nêu .

-Vì phần bên kia quả địa cầu đã bị che khuất 

- Khoảng thời gian được chiếu sáng gọi là ban ngày .

- Khoảng thời gian  không được chiếu sáng gọi là ban đêm .

- Lần lượt một số em nêu kết quả quan sát .

- Hai em nhắc lại nội dung hoạt động 1 .

- Các nhóm tiến hành trao đổi thảo luận và cử đại diện lên làm thực hành trước lớp .

- Lớp quan sát  và nhận xét đánh giá phần thực hành của nhóm bạn .

-Lớp quan sát  giáo viên làm và đưa ra nhận xét .

-Một ngày có 24 giờ .

-Nếu như Trái Đất  ngừng quay thì trên Trái Đất  sẽ không có ngày và đêm.
-Làm bài tập và xem trước bài mới


                            ---------------------------------------------
Tự nhiên xã hội

Tiết 64: NĂM, THÁNG VÀ MÙA
I. Mục tiêu
- Biết được một năm trên Trái Đất có bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày và mấy mùa.

- GDHS có thái độ yêu thích thiên nhiên và ham học hỏi.
II. Đồ dùng dạy- học
 -Tranh ảnh  trong sách trang 122, 123 .
III. Các hoạt động dạy- học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: (5')

- Nêu nội dung bài cũ “Ngày và đêm trên Trái Đất” và trả lời câu hỏi: Nếu Trái Đất  ngừng quay thì ngày và đêm trên Trái Đất  như thế nào ? 
- GV nhận xét
B.Bài mới (33' )      

1) Giới thiệu bài:
Hđ1 :  Quan sát lịch theo nhóm .
*Bước 1: HD quan sát các quyển lịch và dựa vào vốn hiểu biết của mình để thảo luận.

– Một năm có bao nhiêu ngày ? Bao nhiêu tháng?
-Số ngày trong các tháng có bằng nhau không?

Những tháng nào có 31 ngày , 30 ngày và 28 hoặc 29 ngày ?

-Bước 2: Yêu cầu các nhóm lên trả lời trước lớp.
-Nhận xét đánh giá  câu trả lời của học sinh .

* Rút kết luận : như sách giáo khoa.

Hđ2:  Làm việc với SGK theo cặp  :

-Bước 1: Yêu cầu từng cặp làm việc với nhau quan sát  tranh và theo gợi ý .

-Tại các vị trí A,B,C,D của Trái Đất  trong hình 2 vị trí nào của Trái Đất  thể hiện Bắc bán cầu là mùa xuân, hạ, th , đông ?

-Hãy cho biết các mùa ở Bắc bán cầu vào các tháng 3, 6 , 9 , 12 ?

-Bước 2: Yêu cầu HS lên trả lời trước lớp.
-Theo dõi và hoàn chỉnh phần trả lời của HS.
Hđ3: Chơi trò chơi : Xuâ , Hạ, Thu, Đông ...
-Hướng dẫn cách chơi cho từng nhóm .

-Mời một số em  ra sân chơi thử .

-YC đóng vai các mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.
-Khi nghe giáo viên nói tới tên mùa thì trả lời theo đặc trung mùa đó .

- Nhận xét bổ sung  về cách thể hiện của học sinh . 
  C) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học 

- Dặn  về nhà học và làm bài tập .
	- 2hs nêu nội dung bài cũ và trả lời câu hỏi. (Cường, Nam)

-Lớp theo dõi vài em nhắc lại tựa bài

- Chia ra từng nhóm quan sát các quyển lịch thảo luận và trả lời theo các câu hỏi gợi ý .

-Một năm thường có 365 ngày . Mỗi năm được chia ra thành 12 tháng . Số ngày trong các tháng không bằng nhau ...

-Các nhóm cử đại diện lần lượt lên trình bày kết quả  trước lớp .

-Lớp lắng nghe và nhận xét.

- Hai em nhắc lại .
-Từng cặp ngồi quay mặt với nhau quan sát  tranh sách giáo khoa trao đổi theo sự gợi ý của giáo viên .

- Lớp  quan sát hình 2 sách giáo khoa .

- Thực hành chỉ hình 2 trang 123 sách giáo khoa và nêu : Có một số nơi (Việt Nam) có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông; các mùa ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu trái ngược nhau.

- Các em khác nhận xét ý kiến của bạn.

- Làm việc theo nhóm .

- 4 em đóng vai Xuân, Hạ, Thu, Đông.

-Khi nghe nói : mùa xuân ( hoa nở )

-Mùa hạ : ( Ve kêu)

-Mùa thu : ( Rụng lá )

-Mùa đông : ( Lạnh  quá )

-Quan sát nhận xét cách thực hiện của bạn 
-Về nhà học và làm bài tập còn lại.

-Xem trước bài  mới .


-------------------------------------------------------------------------

Tuần 33
Tự nhiên xã hội

Tiết 65:     CÁC ĐỚI KHÍ HẬU
I.MỤC TIÊU:  

- Nêu được tên 3 đới khí hậu trên Trái Đất: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.

- HS khá, giỏi nêu được đặc điểm chính của 3 đới khí hậu.

- Biết loại đới khí hậu nơi mình ở.

GDBVMT: Bước đầu biết các loại khí hậu khác nhau và ảnh hưởng của chúng đối với sự phân bố của các sinh vật. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Gv: - Tranh ảnh  trong sách trang 124, 125.

- Quả địa cầu, tranh ảnh về thiên nhiên và các đới khí hậu khác nhau.

III. Các hoạt động dạy- học




	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:5'  

- Kiểm tra  các kiến thức qua bài : “/ / và mùa”

- Gọi 2 học sinh trả lời nội dung .

- Nhận xét, đánh giá về sự chuẩn bị bài của học sinh. 

3. Bài mới: 32'

- Giới thiệu “Các đới khí hậu” .

 Hoạt động 1: Yêu cầu quan sát tranh theo cặp .

- Yêu cầu quan sát hình 1trang  124 sách giáo khoa .

- Hãy chỉ và nói tên các đới khí hậu ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu ?

- Mỗi bán cầu có mấy đới khí hậu ?

- Kể tên các đới khí hậu từ xích đạo đến Bắc cực và từ xích đạo đến Nam cực ?

- Nêu đặc điểm chính của 3 đới khí hậu? (HS khá, giỏi)

- Yêu cầu một số em trả lời trước lớp.

- Lắng nghe nhận xét đánh giá ý kiến của học sinh.

- Rút kết luận như sách giáo viên 

Hoạt động 2:  Hoạt động theo nhóm .

- Yêu cầu các nhóm thực hành chỉ trên quả địa cầu về các đới khí hậu như yêu cầu trong sách giáo viên.

- Mời lần lượt các đại diện từng nhóm lên làm thực hành trước lớp.

- Lắng nghe và nhận xét đánh giá  rút ra kết luận như sách giáo viên.

Hoạt động 3: Trò chơi tìm vị trí các đới khí hậu .

- Chia lớp thành các nhóm.

- Phát cho mỗi nhóm hình vẽ tương tự như hình 1 sách giáo khoa  và 6 dải màu.

- Phát lệnh bắt đầu, yêu cầu các nhóm tiến hành dán các dải màu vào hình vẽ.

- Theo dõi, nhận xét, bình chọn nhóm làm đúng , đẹp và xong trước .

- Nước Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào ?

4. Củng cố- dặn dò:2' 

- Cho học sinh liên hệ với cuộc sống hàng ngày.

GDBVMT:
- Xem trước bài mới .

- Nhận xét tiết học.
	- Hát

- Trả lời về  nội dung  bài học trong bài: “/ / và mùa” đã học tiết trước. 

- Lớp theo dõi vài em nhắc lại tựa bài.

- Lớp mở sách giáo khoa quan sát  hình 1 trang124 và một số em lên bảng chỉ và nêu trước lớp .

- Mỗi bán cầu đều có 3 đới khí hậu 

- Từ xích đạo đến Bắc cực hay đến Nam cực có các đới: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.

- Lần lượt một số em nêu kết quả quan sát.

- Hai em nhắc lại nội dung hoạt động 1.

- Các nhóm tiến hành trao đổi thảo luận và cử đại diện lên làm thực hành chỉ về các đới khí hậu có trên quả địa cầu trước lớp.

- Trưng bày tranh ảnh sưu tầm về các đới khí hậu.

- Lớp quan sát  và nhận xét đánh giá phần thực hành của nhóm bạn .

- Lớp tiến hành chia ra các nhóm theo yêu cầu giáo viên.

- Trao đổi lựa chọn để dán đúng các dải màu vào từng hình vẽ.

- Lớp theo dõi nhận xét bình chọn bạn trả lời đúng nhất .

- Hai em nêu lại nội dung bài học  

- Về nhà học thuộc bài và xem trước bài mới . 




                            --------------------------------------------------------------
Tự nhiên xã hội

Tiết  66: BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
I.MỤC TIÊU:

- Biết trên bề mặt Trái Đất  có 6 châu lục và 4 đại dương. Nói tên và chỉ được vị trí trên lược đồ.

- HS khá, giỏi biết được nước chiếm phần lớn bề mặt Trái Đất.

- Nói được châu lục hoặc đại dương mình đang sống. * NX 10 CC2

GDBVMT: Biết các loại địa hình trên Trá Đất bao gồm: núi, sông, biển,... là thành phần tạo nên môi trường sống của con người và của sinh vật.

- Có ý thức giữ gìn môi trường sống của con người.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Gv: - Tranh ảnh  trong sách trang 126, 127 lược đồ về lục địa, đại dương.  

- Mười tấm bìa mỗi tấm nhỏ ghi tên một châu lục hoặc một đại dương. 

Hs: sgk, vở.

III. Các hoạt động dạy- học
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ:5' 

- Kiểm tra các kiến thức bài : “Các đới khí hậu”

- Nhận xét, đánh giá về sự chuẩn bị bài của học sinh. 

2. Bài mới: 32'

- Hôm nay các em sẽ tìm hiểu bài “Bề mặt Trái Đất”.

Hoạt động 1:  Thảo luận cả lớp .

*Bước 1: Hướng dẫn quan sát hình 1 trang 126 sách giáo khoa .

- Hãy chỉ ra đâu là nước và đâu là đất có trong hình vẽ ?

*Bước 2:  Chỉ cho học sinh biết phần nước và đất trên quả địa cầu .

  Rút kết luận : như sách giáo khoa.

Hoạt động 2:  Làm việc theo nhóm  

*Bước 1: 

- Yêu cầu lớp phân nhóm và thảo luận theo các câu hỏi gợi ý .

- Có mấy châu lục và mấy đại dương ? Chỉ và nói tên các châu lục và tên các đại dương trên lược đồ hình 3 ?

- Hãy chỉ vị trí của Việt Nam trên lược đồ. Việt Nam ở châu lục nào ?

*Bước 2: 

- Yêu cầu đại diện các nhóm lên trả lời trước lớp .

- Theo dõi và hoàn chỉnh phần trả lời của học sinh.

GDBVMT:
Hoạt động 3: Chơi trò chơi : Tìm vị trí các châu lục và đại dương .

- Hướng dẫn cách chơi cho từng nhóm.

- Phát cho mỗi nhóm một lược đồ câm, 10 tấm bìa nhỏ có ghi tên châu lục hoặc đại dương.

- Hô “bắt đầu” yêu cầu các nhóm trao đổi và dán tấm bìa vào lược đồ câm.

- Nhận xét, bình chọn kết quả từng nhóm. 

3. Củng cố- dặn dò:2'  

- Nhận xét tiết học.
	- Trả lời về nội dung bài học trong bài : “Các đới khí hậu” đã học tiết trước.  

- Lớp theo dõi vài em nhắc lại tựa bài.

- Lớp quan sát hình 1 sách giáo khoa và chỉ vào hình để nói về những phần vẽ Đất và Nước thông qua màu sắc và chú giải .

- (HS khá, giỏi biết được nước chiếm phần lớn bề mặt Trái Đất).

- Lớp quan sát  để nhận biết (Lục địa là những khối đất liền lớn trên bề mặt Trái Đất; Đại dương là khoảng nước rộng mênh mông bao quanh lục địa).

- Lớp phân thành các nhóm thảo luận theo câu hỏi của giáo viên đưa ra .

- Trên thế giới có 6 châu lục: châu Á, châu Âu, châu Mĩ, châu Phi, châu Đại Dương và châu Nam Cực. 4 đại dương là: Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. 

- Việt Nam nằm trên châu Á .

- Làm việc theo nhóm.

- Cử đại diện lên trưng bày sản phẩm của nhóm.

- Quan sát  nhận xét kết quả của nhóm bạn. 

-Về nhà học bài và xem trước bài mới   


                           --------------------------------------------------

Tuaàn 34
Tự nhiên & xã hội

Tiết 67:
BỀ MẶT LỤC ĐỊA

I.MỤC TIÊU
-Nêu được đặc điểm của bề mặt lục địa.
Lấy chứng cứ - nx   

II. CHUẨN BỊ
caùc hình trang 128, 129 trong SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của HS

	1. KT bài cũ:5' 

- Quan sát em thấy quả địa cầu có những màu gì ?

· Màu nào chiếm diện tích nhiều nhất trên quả địa cầu ?

· Nước hay đất chiếm phần lớn hơn trên bề mặt Trái Đất ?

· Có mấy châu lục ? 

· Có mấy đại dương ? 

· Nhận xét , cho điểm HS.
2. Bài mới : 32'

Hoạt động 1: Làm việc theo cặp.
· Giáo viên cho học sinh quan sát hình 1 trong SGK trang 128 trả lời với bạn các câu hỏi sau:

+  Chỉ trên hình 1 chỗ nào mặt đất nhô cao, chỗ nào bằng phẳng, chỗ nào có nước.

+  Mô tả bề mặt lục địa

*Kết luận: Bề mặt lục địa có chỗ nhô cao (đồi, núi), có chỗ bằng phẳng (đồng bằng, cao nguyên), có những dòng nước chảy (sông, suối) và những nơi chứa nước (ao, hồ,…),…
Hoạt động 2: thực hành theo nhóm .
· Giáo viên cho học sinh quan sát hình 1 trong SGK trang 128 trả lời với bạn các câu hỏi sau:

+  Chỉ con sông, con suối trên sơ đồ.

+  Con suối thường bắt nguồn từ đâu ?

+ Chỉ trên sơ đồ dòng chảy của các con suối, con sông

+  Nước suối, nước sông thường chảy đi đâu ?

+  Sông, suối, hồ giống và khác nhau ở điểm nào ?

· Giáo viên yêu cầu đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.

· Giáo viên cho lớp nhận xét.

*Kết luận: Nước theo những khe chảy ra thành suối, thành sông rồi chảy ra biển hoặc đọng lại các chỗ trũng tạo thành hồ. 
Hoạt động 3: Làm việc cả lớp .
· Giáo viên yêu cầu học sinh liên hệ thực tế ở địa phương để nêu tên một số con suối, sông, hồ.

· Cho học sinh trình bày câu trả lời kết hợp với trưng bày tranh ảnh

· Giáo viên giới thiệu thêm cho học sinh biết một vài con sông, hồ,… nổi tiếng ở nước ta

3.Củng cố-Dặn dò: 3'
· GV nhận xét tiết học.
	- HS trả lời .

- HS theo dõi.

-  Học sinh quan sát 

Học sinh trình bày kết quả thảo luận của mình

· Các bạn khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

 Học sinh quan sát , trả lời câu hỏi.

- Nước suối, nước sông thường chảy ra biển hoặc đại dương 

· Giống: đều là nơi chứa nước.

· Khác: hồ là nơi nước không lưu thông được ; suối là nơi nước cvhảy từ nguồn xuống các khe núi ; sông là nơi nước chảy có lưu thông được.

· Học sinh trình bày kết quả thảo luận của mình

· Các bạn khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

· Hình 2 thể hiện sông vì quan sát thấy nhiều thuyền đi lại trên đó.

· Hình 3 thể hiện hồ vì quan sát thấy có tháp Rùa, đây là hồ Gươm ở thủ đô Hà Nội và không nhìn thấy thuyền nào đi lại 

· Hình 4 thể hiện suối vì thấy có nước chảy từ trên khe xuống tạo thành dòng.

· Học sinh liên hệ


                                          ----------------------------------------
Tự​ nhiên xã hội

Tiết 68: Bề mặt lục địa (tiếp)

I.MỤC TIÊU
- Nhận biết d​ược núi, đồi, đồng bằng, cao nguyên.

- Nhận ra sự khác nhau giữa núi và đồi, đồng bằng và cao nguyên.

- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi tr​ường thiên nhiên.

Lấy chứng cứ       nx   

II. CHUẨN BỊ
  - Các hình SGK trang 130, 131.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. Bài cũ: 5'
	

	- Nêu đặc điểm của bề mặt trái đất
	

	2. Bài mới: 32'

*GTB
	

	a. HĐ1: Tìm hiểu về đồi và núi 
	

	- GV kẻ bảng cho HS thảo luận:

Nói

Đồi

Độ cao

Đỉnh

S­​ên


	- Quan sát hình 1, 2. TL theo nhóm 6.

Nói

Đồi

Độ cao

cao

thấp

Đỉnh

nhọn

Tư​ơng đối tròn

S​­ên

dốc

thoải



	- Gọi HS trình bày kết quả thảo luận.
	- Đại diện từng nhóm lên trình bày. 

	=> Núi th​ường cao hơn đồi và có đỉnh nhọn, s​ườn dốc, còn đồi thì đỉnh tròn, 
s​ườn thoải.
	- HS bổ sung.



	b.HĐ2. Tìm hiểu về cao nguyên và đồng bằng 
	

	- Yêu cầu HS quan sát hình, thảo luận nhóm bàn. GV gợi ý.
	- Quan sát hình 3, 4, 5 trong SGK (T131). Trả lời theo câu hỏi gợi ý của GV.

	+ So sánh giữa đồng bằng và cao nguyên.
	+ HS so sánh.



	+ Bề mặt đồng bằng và cao nguyên giống nhau ở điểm nào?
	+ T​ơng đối bằng phẳng, nh​ưng cao nguyên cao hơn đb và có sư​ờn dốc.

	=> Đồng bằng và cao nguyên đều t​ương đối bằng phẳng, nh​ưng cao nguyên cao hơn đồng bằng và có s​ườn dốc.
	

	c.HĐ3: Vẽ hình mô tả đồi, núi, đồng bằng và cao nguyên 
	

	- Yêu cầu HS vẽ hình mô tả đồi, núi, đồng bằng và cao nguyên.
	- HS vẽ hình mô tả đồi, núi, đồng bằng và cao nguyên.

	- Yêu cầu HS  nhận xét hình vẽ.
	- Từng cặp HS ngồi gần nhau đổi vở, nhận xét hình vẽ của bạn.

	
	- Tr​ng bày bài của 1 số bạn tr​ước lớp. 

	- GV nhận xét hình vẽ của các bạn.

- Chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi
 trư​ờng thiên nhiên?
	- HS nhận xét.

- Nên trồng rừng để phủ xanh đất trống đồi trọc…..

	3. Củng cố, dặn dò: 
	

	- GV tổng kết bài. Nhận xét tiết học.
	- HS nghe.

	- Ôn tập chuẩn bị KT học kì 2.
	


                        ----------------------------------------------------------------------------
TUẦN 35
Tự nhiên xã hội

Tiết 69 :Ôn tập và kiểm tra học kì II.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Khắc sâu những kiến thức đã học về chủ đề Tự nhiên :

-Kể tên một số cây , con vật ở địa phương.

-Nhận biết được nơi em sống thuộc dạng địa hình nào : đồng bằng , miền núi hay nông thôn , thành thị ...


-Kể về Mặt Trời , Trái Đất , ngày , tháng , mùa...

II. CHUẨN BỊ:
* GV: Các hình về cây cối thiên nhiên.


*  HS: SGK, vở.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG:

1. Khởi động: Hát.

2. Bài cũ: Bề mặt lục địa.
 + Nêu sự khác nhau giữa núi và đồi về độ cao, đỉnh, sườn?

 + So sánh độ cao giữa đồng bằng và cao nguyên? 

 - Gv nhận xét.

3. Giới thiệu và nêu vấn đề:

         4. Phát triển các hoạt động.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	*  Hoạt động 1: Quan sát cả lớp.
- Yêu cầu cần đạt: HS nhận dạng được một số dạng hình ở địa phương. HS biết một số cây cối và con vật ở địa phương.

. Cách tiến hành.

- GV tổ chức cho HS quan sát tranh ảnh về phong cảnh thiên nhiên, về cây cối, con vật của quê hương.

*  Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm nói về quê hương .
- Yêu cầu cần đạt: Giúp HS tái hiện phong cảnh thiên nhiên của quê hương mình.

. Cách tiến hành
Bước 1: 

- GV hỏi: Các em sống ở miền nào?

Bước 2: 

- HS nói với nhau về các cảnh đẹp thiên nhiên ở quê hương mình.

Bước 3: 
-Vài  HS nói trước lớp.Cả lớp nhận xét .
	-HS quan sát tranh ảnh.

-HS trả lời.

-HS trình bày



	5. Củng cố – dặn dò.
-Chuẩn bị tiếp tục ôn tập và KT tự nhiên

-Nhận xét bài học.
	



----------------------------------------------
Tự nhiên xã hội    

Ôn tập và kiểm tra học kì II.(tt)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Khắc sâu những kiến thức đã học về chủ đề Tự nhiên :

-Kể tên một số cây , con vật ở địa phương.

-Nhận biết được nơi em sống thuộc dạng địa hình nào : đồng bằng , miền núi hay nông thôn , thành thị ...


-Kể về Mặt Trời , Trái Đất , ngày , tháng , mùa...

II. CHUẨN BỊ:
* GV: Các hình về cây cối thiên nhiên.


*  HS: SGK, vở.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG:

1.Khởi động: Hát.

2.Bài cũ:

- Gv nhận xét.

3.Giới thiệu và nêu vấn đề:

        4. Phát triển các hoạt động.

	*  Hoạt động 3: Làm việc cá nhân.
- Yêu cầu cần đạt: Giúp HS củng cố kiến thức đã học về động vật.

Các bước tiến hành.
Bước 1 : 

- GV yêu cầu HS kẻ bảng như hình 133 SGK vào vở.

- Hs hồn thành bảng bài tập.

- GV gợi ý cho HS:

Bước 2:
- GV yêu cầu HS đổi vở kiểm tra chéo cho nhau.

Bước 3:
- GV gọi một số HS trả lời trước lớp.

- GV nhận xét.
	-HS thực hành hoàn thành phiếu bài tập.

-HS đổi vở kiểm tra nhau.

-Vài HS trả lời trước lớp.

-HS khác nhận xét.

	*  Hoạt động 4: Trò chơi Ai đúng, ai nhanh
- Yêu cầu cần đạt: Giúp HS củng cố kiến thức đã học về thực vật.

Các bước tiến hành.
Bước 1 : 

- GV chia lớp thành nhóm.

- GV chia bảng thành các cột tương ứng với số nhóm.

Bước 2:
- GV nói: Cây có thân mọc đứng (hoặc thân leo, bò,…), rễ cọc (hoặc rễ chùm, …).

-HS trong nhóm sẽ ghi lên bảng tên cây có thân mọc đứng, rễ cọc, …

*Lưu ý: Mỗi HS trong nhóm chỉ được ghi tên một cây và khi HS thứ nhất về chỗ, HS thứ hai mới được lên viết.

Bước 3:
- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá sau mỗi lượt chơi.

- Nhóm nào viết nhanh và đúng là nhóm đó thắng.
	-HS chia nhóm theo hướng dẫn.

-HS lắng nghe nắm cách chơi và choi trò chơi.

-Cả lớp nhận xét. Bình chọn nhóm thắng cuộc.

	5. Củng cố – dặn dò.

-Nhận xét bài học.


                              ------------------------------------------------------
